	Hội nông dân việt nam

-----***-----

 Sổ tay

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ nông dân với pháp luật 
(
Hà Nội, tháng 11 năm 2007


Chỉ đạo xuất bản:


Nguyễn Hữu Mai


Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 

biên tập:

Thiều Văn Giang

Biên soạn:

Phạm Tiến Nam


Nguyễn Thị Vân Anh


Nguyễn Thị Thuý Loan


Chu Thị Thu Hà

Phần thứ nhất
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của Câu Lạc Bộ nông dân với pháp luật 
I. Hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ nông dân với pháp luật:

1. Khái niệm, mục đích thành lập Câu lạc bộ nông dân với pháp luật:

1.1. Câu lạc bộ pháp luật:

 Câu lạc bộ là một tổ chức sinh hoạt pháp lý tự  nguyện của những người có nhu cầu tìm hiểu pháp luật, nhiệt tình tuyên truyền giáo dục pháp luật, vận động chấp hành pháp luật và có tinh thần tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật.

Hoạt động của câu lạc bộ pháp luật có tính chất thường kỳ theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng giữa các hội viên và tuân thủ các quy định của Quy chế tổ chức, hoạt động của câu lạc bộ và pháp luật Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Câu lạc bộ đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của ngành Tư pháp.

1.2 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật:

- Câu lạc bộ nông dân với pháp luật là một tổ chức sinh hoạt pháp lý tự nguyện của cán bộ, hội viên, nông dân có cùng nguyện vọng tìm hiểu pháp luật, trao đổi kinh nghiệm, thông tin pháp luật để nâng cao nhận thức, hành vi ứng xử pháp luật của các thành viên làm nòng cốt để phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh, đoàn kết nội bộ, phòng và ngăn ngừa vi phạm pháp luật ở nông thôn.

- CLB nông dân với pháp luật hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng giữa các hội viên và tuân thủ pháp luật của Nhà nước. Tổ chức và hoạt động CLB nông dân với pháp luật dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Hội Nông dân cơ sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Tư pháp.

+ CLB nông dân với pháp luật do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định thành lập, do Hội Nông dân xã quản lý và tham gia điều hành.

+ Thành viên CLB nông dân với pháp luật bao gồm: cán bộ Hội Nông dân cơ sở; các nhóm nòng cốt, cộng tác viên pháp luật ở các thôn, ấp, bản, làng; những người tự nguyện tham gia câu lạc bộ.

+ Ban chủ nhiệm CLB nông dân với pháp luật gồm: lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, lãnh đạo Hội Nông dân cơ sở, Ban Tư pháp xã và một số ban, ngành có liên quan…

Đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã hoặc đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân xã làm chủ nhiệm CLB nông dân với pháp luật.

1.3 Mục đích thành lập Câu lạc bộ nông dân với pháp luật:

- Giúp cho Hội Nông dân cơ sở thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật, tham gia giải quyết mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nông dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.

- Tạo điều kiện học hỏi, trao đổi kiến thức pháp luật cần thiết cho thành viên CLB nông dân với pháp luật và hội viên nông dân. Giúp các thành viên CLB nông dân với pháp luật nắm vững pháp luật, có điều kiện học tập, đề đạt, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền những quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến nông dân, những vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng và thi hành pháp luật ở địa phương.

- CLB nông dân với pháp luật phát huy tính tích cực của mọi giới, mọi ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thi hành pháp luật, góp phần làm lành mạnh cuộc sống.

- Giúp hội viên nông dân nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật, từ đó hình thành lòng tin pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật.

- Đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hoá, văn nghệ, đời sống tinh thần và nhu cầu tìm hiểu kiến thức pháp luật của nông dân nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người. 

- Góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội ở cơ sở vững mạnh

2. Các bước xây dựng câu lạc bộ nông dân với pháp luật:

Bước 1: Nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nông dân ở cơ sở (thôn, ấp, bản, làng)

Đây là khâu đầu tiên và là một khâu quan trọng không thể thiếu. Nếu làm tốt việc điều tra, khảo sát nắm tình hình thực tế về chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương sẽ tạo tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch thành lập CLB nông dân với pháp luật phù hợp với thực tế, đáp ứng được nhu cầu của hội viên, nông dân.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch thành lập CLB nông dân với pháp luật
Kế hoạch thành lập CLB nông dân với pháp luật cần phải xây dựng cụ thể, chi tiết để việc thực hiện được thuận lợi. Thông thường một bản kế hoạch cần có những nội dung chính sau:

- Sự cần thiết phải xây dựng CLB nông dân với pháp luật

- Mục đích, ý nghĩa của việc thành lập CLB nông dân với pháp luật

- Tiêu chí chọn địa điểm CLB nông dân với pháp luật (tình hình an ninh trật tự, vị trí giao thông thuận tiện…).

- Đối tượng tham gia CLB nông dân với pháp luật (hội viên, nông dân, những người am hiểu pháp luật…).

- Tổ chức của CLB nông dân với pháp luật (dự kiến Ban chủ nhiệm, số lượng hội viên, nguyên tắc hoạt động).

- Nội dung và hình thức sinh hoạt của CLB nông dân với pháp luật.

- Kinh phí thực hiện.

- Trách nhiệm các cơ quan, ban ngành (UBND, Tư pháp, Hội Nông dân và các đoàn thể) trong việc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của CLB nông dân với pháp luật.

 Sau khi kết thúc việc khảo sát, điều tra, Hội Nông dân cơ sở (Ban chỉ đạo 26 ở xã) phải báo cáo kết quả điều tra khảo sát và trình kế hoạch thành lập CLB nông dân với pháp luật lên Hội cấp trên, cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở để phê duyệt.

Bước 3: Ban Chủ nhiệm lâm thời vận động thành lập CLB nông dân với pháp luật

- Xây dựng Quy chế hoạt động của CLB nông dân với pháp luật.

- Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, vị trí, vai trò, nội dung hoạt động và tổ chức của CLB nông dân với pháp luật nhằm thu hút được nhiều hội viên, nông dân tham gia.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí để ra mắt CLB nông dân với pháp luật.

Bước 4: Tổ chức lễ ra mắt CLB nông dân với pháp luật
Đây là một khâu quan trọng, là hình thức công khai hoá tổ chức và hoạt động của CLB nông dân với pháp luật. Trong buổi lễ ra mắt CLB nông dân với pháp luật cần thực hiện một số công việc sau:

- Công bố quyết định thành lập CLB nông dân với pháp luật.

- Công bố Ban Chủ nhiệm lâm thời của CLB nông dân với pháp luật hoặc tiến hành bầu Ban Chủ nhiệm.

- Công bố danh sách thành viên CLB nông dân với pháp luật.

- Thảo luận, thông qua Quy chế hoạt động của CLB nông dân với pháp luật.

3. Nội dung Quy chế hoạt động của CLB nông dân với pháp luật:

Quy chế hoạt động của CLB nông dân với pháp luật phải được xây dựng chi tiết, cụ thể, đúng pháp luật và thuần phong mỹ tục của nhân dân, bao gồm các nội dung chính sau: 

- Những quy định chung (khái niệm, mục đích hoạt động, đối tượng tham gia CLB nông dân với pháp luật…)

- Tổ chức, hoạt động của CLB nông dân với pháp luật và các uỷ viên của Ban Chủ nhiệm, số lượng hội viên, nguyên tắc hoạt động của CLB nông dân với pháp luật và Ban chủ nhiệm, các hình thức sinh hoạt của CLB nông dân với pháp luật …

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ nhiệm và Ban chủ nhiệm:

+ Đối với Chủ nhiệm: Chủ nhiệm là ng​ười chịu trách nhiệm điều hành chung và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt hoạt động của CLB nông dân với pháp luật; có trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn của CLB nông dân với pháp luật; quản lý việc thu, chi tài chính của CLB nông dân với pháp luật; định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả hoạt động của CLB nông dân với pháp luật với ngư​ời có trách nhiệm và cơ quan chủ quản.

+ Đối với các Phó chủ nhiệm và Uỷ viên: thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ nhiệm. Phó Chủ nhiệm thay mặt Chủ nhiệm giải quyết các công việc khi đ​ược Chủ nhiệm phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về những công việc đư​ợc giao. 

- Quyền và nghĩa vụ của hội viên:

Quyền của hội viên:

+ Đ​ược cấp thẻ hội viên CLB nông dân với pháp luật;

+ Đ​ược tham gia vào tất cả các hoạt động và các kỳ sinh hoạt của CLB nông dân với pháp luật; đ​ược tọa đàm, trao đổi và tập huấn về các chuyên đề pháp luật, được tạo điều kiện để giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các CLB khác ở trong và ngoài địa phương mình; 
+ Đ​ược ứng cử, đề cử, bầu vào Ban chủ nhiệm CLB nông dân với pháp luật;

+ Đ​ược thảo luận góp ý kiến xây dựng về các hoạt động của CLB nông dân với pháp luật và Ban chủ nhiệm, biểu quyết, đề nghị và bảo lư​u ý kiến của mình về các công việc của CLB nông dân với pháp luật;

+ Đư​ợc cung cấp thông tin về pháp luật, mượn sách, báo, tài liệu liên quan để nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật; 

+ Đư​ợc yêu cầu CLB nông dân với pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình trước pháp luật khi bị xâm hại;

+ Hội viên có quyền làm đơn xin ra khỏi CLB nông dân với pháp luật;

Nghĩa vụ của hội viên:

+ Chấp hành nghiêm chỉnh chủ tr​­¬ng, đ​ường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà n​ước;

+ Tôn trọng, chấp hành Quy chế hoạt động của CLB nông dân với pháp luật;

+ Tham gia đầy đủ các hoạt động, sinh hoạt của CLB nông dân với pháp luật;

+ Tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân; vận động và giới thiệu các hội viên mới với Ban chủ nhiệm để Ban chủ nhiệm kết nạp; tham gia giáo dục, cảm hoá những đối tượng vi phạm pháp luật;

+ Thực hiện các công việc đ​ược Ban chủ nhiệm giao;

+ Giữ gìn uy tín của Câu lạc bộ; không đư​ợc dùng danh nghĩa hội viên, thẻ hội viên của Câu lạc bộ để làm việc khác ngoài mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

+ Đóng hội phí đầy đủ theo quy định;

- Kinh phí hoạt động của CLB nông dân với pháp luật (tạo nguồn thu, chi, thực hiện tài chính công khai).

- Khen thưởng, kỷ luật.

- Điều khoản thi hành.

Quy chế hoạt động của CLB nông dân với pháp luật sẽ được các hội viên biểu quyết thông qua và trình UBND xã  phê duyệt.
II. hướng dẫn Hoạt động của Câu lạc bộ  nông dân với pháp luật: 

1. Xây dựng nội dung hoạt động của Câu lạc bộ nông dân với pháp luật:

Nội dung hoạt động của CLB nông dân với pháp luật là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả và sự tồn tại của CLB nông dân với pháp luật. Nội dung hoạt động CLB nông dân với pháp luật cần phải phong phú, hấp dẫn, thiết thực và luôn được bổ sung, điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các thành viên trong từng thời gian và phù hợp với tình hình địa phương. 

* Thành phần tham gia xây dựng nội dung hoạt động của CLB nông dân với pháp luật:

- Ban chủ nhiệm CLB nông dân với pháp luật.

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã.

- Cán bộ Tư pháp xã.

- Các ban, ngành có liên quan. 

- Một số người am hiểu pháp luật.

- Có thể mời thêm cán bộ Tư pháp huyện, tỉnh chuyên trách lĩnh vực pháp luật đang được dự định đưa vào sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật. 

*Lưu ý:

- Thời gian xây dựng nội dung hoạt động của CLB nông dân với pháp luật nên tiến hành vào đầu năm và được xem xét, điều chỉnh vào đầu các quý.

- Căn cứ xác định nội dung hoạt động: Ban chủ nhiệm căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tình hình thực hiện pháp luật ở địa phương, nhiệm vụ của Hội Nông dân cơ sở, đặc điểm tập quán của người dân… để lựa chọn nội dung hoạt động cho thiết thực, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các thành viên CLB nông dân với pháp luật và hội viên, nông dân.

- Nội dung hoạt động của CLB nông dân với pháp luật phải được đa số thành viên tán thành.

- Sau khi xác định nội dung hoạt động cần lập kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm (quý, tháng) của CLB nông dân với pháp luật. Kế hoạch hoạt động này cần được thông báo tại trụ sở CLB nông dân với pháp luật để các thành viên biết từ 7 đến 10 ngày trước khi mời họ thông qua.

2. Nội dung hoạt động của CLB nông dân với pháp luật:

2.1 Các hoạt động của CLB nông dân với pháp luật:

Căn cứ theo mục đích, đối tượng tham gia, nội dung hoạt động CLB nông dân với pháp luật cần phù hợp với nông dân và đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội ở từng địa phương, bám sát thực tiễn cuộc sống trên cơ sở định hướng chính trị, pháp luật đúng đắn. Do đó, hoạt động của CLB nông dân với pháp luật phải hết sức đa dạng, phong phú và hấp dẫn. CLB nông dân với pháp luật cần tập trung vào những hoạt động sau:

- Tổ chức các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân  với pháp luật thường xuyên, theo định kỳ.

- Tổ chức các buổi nói chuyện, toạ đàm, hội thảo về các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến nông dân hoặc những nội dung pháp luật nông dân quan tâm.

- Tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, hái hoa dân chủ, giải đáp pháp luật.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các chương trình giao lưu văn hoá, văn nghệ, xây dựng các tiểu phẩm có nội dung pháp luật.

- Cung cấp các thông tin pháp luật, văn bản pháp luật đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của nông dân.

- Trao đổi kinh nghiệm phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết.

- Xây dựng điều kiện vật chất cần thiết, kinh phí để đảm bảo hoạt động của Câu lạc bộ nông dân với pháp luật.

2.2 Các yếu tố cần thiết phải xác định trong mỗi nội dung hoạt động:

- Người chủ trì: Căn cứ vào yêu cầu của từng nội dung hoạt động để dự kiến người chủ trì. Người chủ trì có thể là: Chủ nhiệm CLB nông dân với pháp luật, Phó Chủ nhiệm CLB nông dân với pháp luật, hoặc một chuyên gia, cán bộ Tư pháp được mời…

- Người phối hợp: Là người hỗ trợ, phối hợp với người chủ trì trong việc triển khai, tổ chức thực hiện hoạt động CLB nông dân với pháp luật.

- Thời gian thực hiện: là khoảng thời gian cần thiết để triển khai và hoàn thành hoạt động; cần xác định rõ thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc hoạt động (kết thúc một chuyên đề).

- Địa điểm: Là nơi tiến hành hoạt động của CLB nông dân với pháp luật, có thể là tại hội trường, nhà văn hoá thôn hoặc tại nhà dân được lựa chọn… phù hợp với nội dung hoạt động.

- Các phương tiện: Loa đài, đầu video, bảng biểu, bút, những tài liệu pháp luật cần thiết... để phục vụ cho hoạt động.

- Kinh phí: là khoản tiền cần thiết để tổ chức thực hiện hoạt động.

- Kết quả: Là kết quả cần đạt được của từng hoạt động. Ví dụ: Kết quả có thể là số người được tiếp thu một nội dung pháp luật mới ban hành; số người có thể trở thành tuyên truyền viên về nội dung đó đến từng thôn, bản…

3. Sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật: 

Sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật là một hoạt động quan trọng, thường xuyên của CLB nông dân với pháp luật.

3.1 Hình thức sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật:

- CLB nông dân với pháp luật sinh hoạt định kỳ tháng 1 lần.

- Hình thức sinh hoạt của CLB nông dân với pháp luật phải đa dạng, hấp dẫn, phong phú và phù hợp với mục đích, đối tượng, đặc điểm kinh tế, chính trị ở địa phương.

Một số hình thức sinh hoạt có thể sử dụng:

- Diễn giải kết hợp hỏi đáp: áp dụng cho nói chuyện chuyên đề, kết hợp với các phương tiện trực quan khác để truyền đạt; dành thời gian trả lời câu hỏi sau khi diễn giải.

- Toạ đàm, diễn đàn: khi cần trao đổi các vấn đề mang tính thời sự, được nhiều người quan tâm. Nội dung đề tài nên hẹp và cụ thể. Cần thông báo trước nội dung toạ đàm cho mọi người tham gia.

- Báo cáo: áp dụng khi muốn cung cấp thông tin, về chính trị, văn bản luật pháp hoặc báo cáo kết quả hoạt động của CLB nông dân với pháp luật.

- Các loại hình nghệ thuật (tuồng, chèo, kịch, hoạt cảnh, ca hát…): lồng ghép nội dung tuyên truyền cho dễ hiểu, dễ nhớ. Tạo không khí thoải mái, nội dung sinh động.

- Lồng ghép các hình thức như:
+ Toạ đàm kết hợp trao đổi, thảo luận, nghe báo cáo;

+ Nói chuyện chuyên đề kết hợp hái hoa dân chủ;

+ Trao đổi nội dung và xem tiểu phẩm văn nghệ;

+ Bình luận nội dung và tổ chức các trò chơi liên quan đến nội dung;

+ Tổ chức hội thi, xây dựng tủ sách pháp luật;

- Có thể lồng ghép với các CLB khác do Hội tổ chức để sinh hoạt có hiệu quả hơn.

   3.2 Nội dung sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật:

- Thông báo những văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến nông dân.

- Kết quả trợ giúp pháp lý, phổ biến pháp luật, hoà giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.

- Những vụ việc tồn đọng phức tạp.

- Trao đổi kinh nghiệm về tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

- Khó khăn vướng mắc cần giải quyết.

    3.3 Địa điểm: CLB nông dân với pháp luật cần phải có địa điểm sinh hoạt ổn định.

    3.4 Kinh phí: cần có nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu đảm bảo cho sinh hoạt thường xuyên của CLB nông dân với pháp luật …

    4. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật tại thôn, ấp, bản, làng:

    Để phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn, giải thích, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân tại các thôn, ấp, bản, làng một cách kịp thời, thường xuyên, liên tục, CLB nông dân với pháp luật cần xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật tại các thôn, ấp, bản, làng. Mỗi thôn, ấp, bản, làng xây dựng một tổ cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật từ 3 -5 người bao gồm các đồng chí cán bộ Hội, một số hội viên, nông dân có trình độ hiểu biết nhất định về pháp luật, có lòng nhiệt tình và hăng hái tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cộng đồng.
    * Nhiệm vụ của mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật tại thôn, ấp, bản, làng: 

    - Là lực lượng nòng cốt trong việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật, giải thích, hướng dẫn cho hội viên nông dân thực hiện đúng pháp luật.

     - Là lực lượng nòng cốt trong tổ hoà giải ở thôn, ấp, bản, làng, ở chi, tổ Hội.

     - Nắm bắt kịp thời những bức xúc của hội viên, nông dân để giúp đỡ họ và phản ánh với cấp trên.

     - Phổ biến, tuyên truyền những nội dung văn bản pháp luật mới, có liên quan đến hội viên, nông dân.

     - Định kỳ tham gia sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật.

     - Tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, vai trò, nội dung, hoạt động của CLB nông dân với pháp luật để thu hút thêm nhiều hội viên, nông dân tham gia sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật.

     - Đưa nội dung pháp luật vào hoạt động của các loại hình CLB khác.

      - Tham gia giáo dục, cảm hoá những đối tượng vi phạm pháp luật.

      III. các hình thức phổ biến pháp luật có thể áp dụng trong hoạt động Câu lạc bộ nông dân với pháp luật.

1. Tuyên truyền miệng:

Tuyên truyền miệng là hình thức mà cán bộ CLB nông dân với pháp luật trực tiếp nói với hội viên, nông dân về các chính sách pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, niềm tin pháp luật và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật cho hội viên, nông dân.

1.1 Kỹ năng tuyên truyền miệng:
- Gây thiện cảm ban đầu cho người nghe:

Giữa cán bộ tuyên truyền và hội viên, nông dân, nhất là lần đầu bao giờ cũng có hàng rào tâm lý ngăn cách. Vì vậy, phải gây thiện cảm ban đầu tạo ra sự hứng thú, say mê của người nghe, củng cố được niềm tin về vấn đề đang tuyên truyền. Dáng vẻ bề ngoài, y phục, nét mặt, cử chỉ, phong thái, lời nói ban đầu tươi cười có lời chào mừng chúc tụng hoặc có câu mở đầu dí dám, hài hước, công bố thời gian làm việc rõ ràng, thoải mái... đều gây được thiện cảm ban đầu cho người nghe.

- Tạo sự hấp dẫn, gây ấn tượng trong khi nói:

Nghệ thuật tuyên truyền miệng là tạo sự hấp dẫn, gây ấn tượng bằng giọng nói, điệu bộ, ngôn ngữ. Giọng nói phải rõ ràng, mạch lạc, truyền cảm. Tránh lối nói đều đều. Giọng nói, âm lượng phải thay đổi theo nội dung, phải nhấn mạnh vào những điểm quan trọng. Trong câu cần có từ, cụm từ được nhấn mạnh, điệu bộ có tác dụng kích thích sự chú ý của người nghe. Động tác, điệu bộ, nét mặt cần phải phù hợp với nội dung và giọng nói để nhân hiệu quả tuyên truyền của lời nói. Người nói cần đưa ra số liệu, sự kiện để minh hoạ, đặt câu hỏi để tăng thêm sự chú ý của người nghe.

Việc sử dụng hợp lý, chính xác ý tứ, hình ảnh trong thơ văn, ca dao, dân ca vào buổi tuyên truyền pháp luật cũng làm tăng tính hấp dẫn, thuyết phục đối với người nghe.

- Bảo đảm tính nhất quán, lôgíc trong tuyên truyền miệng:

Người nói cần tôn trọng tính nhất quán, lôgíc trong tuyên truyền miệng. Từ bố cục bài nói, diễn đạt các đoạn văn, liên kết giữa các đoạn văn đến cách nói đều phải rõ ràng, mạch lạc, lôgíc. Người nghe cần được dẫn dắt từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ gần đến xa, hoặc từ xa đến gần. Dù diễn giải rộng hay hẹp đều phải luôn bám sát nội dung trọng tâm của vấn đề.

Ngoài những kỹ năng trên, cán bộ CLB nông dân với pháp luật muốn tuyên truyền tốt phải nắm vững nội dung văn bản pháp luật, chuẩn bị kỹ càng, không được nói những điều trái với chủ trương, đường lối của Đảng, quan điểm pháp luật, trái với tinh thần văn bản được truyền đạt. Phải nắm được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của đối tượng, tình hình thực hiện pháp luật ở cơ sở… Đối với đồng bào dân tộc ít người, để việc phổ biến thu được kết quả thì người cán bộ tuyên truyền phải là người biết tiếng dân tộc, am hiểu phong tục tập quán của đồng bào. 

1.2 Cách thức tổ chức một buổi nói chuyện pháp luật cho nông dân:

Tổ chức một buổi nói chuyện pháp luật cho nông dân gồm có 2 bước: bước chuẩn bị và bước tiến hành.

    a. Bước chuẩn bị: 

- Nắm vững đối tượng tuyên truyền qua các chỉ số như:

+ Số lượng người nghe;

+ Dân tộc, tôn giáo;

+ Trình độ văn hóa, nhận thức pháp luật;

+ ý thức pháp luật, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của đối tượng;

+ Tình hình thực hiện pháp luật ở cơ sở.

- Nắm vững vấn đề liên quan đến lĩnh vực mà văn bản điều chỉnh: cần nắm được các lĩnh vực mà văn bản điều chỉnh, nắm vững đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đó, các tài liệu khác có liên quan.

- Nắm vững nội dung văn bản pháp luật sẽ tuyên truyền:

+ Tìm hiểu ý nghĩa, sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản;

+ Hiểu rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản.

- Sưu tầm các tài liệu, dẫn chứng minh họa.

- Chuẩn bị đề cương cho buổi nói chuyện đầy đủ, lôgic về nội dung, phù hợp với đối tượng.

b. Tiến hành buổi nói chuyện pháp luật cho nông dân:

- Phần vào đề có mục đích giới thiệu vấn đề, khơi gợi nhu cầu của đối tượng, khơi gợi tình cảm, thiết lập quan hệ giữa người nói và người nghe.

- Nội dung: là phần chủ yếu của buổi nói chuyện làm cho đối tượng hiểu được nội dung văn bản, có sự chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức cho đối tượng. Cần lưu ý rằng viết đề cương không phải là sao chép, tóm tắt văn bản và tuyên truyền, giới thiệu văn bản không phải là đọc nguyên văn bản. Viết, đọc một đoạn nào đó trong văn bản chỉ có tính chất dẫn chứng, minh họa. Trong tuyên truyền văn bản cần chú ý tới 2 điều:

+ Trình bày cách nào là thích hợp nhất. Có 2 cách trình bày là khái quát (dựa vào lý luận để khái quát nội dung văn bản theo ngành luật, lĩnh vực xã hội mà văn bản điều chỉnh) và diễn giải (bám vào từng chương, điều của văn bản để giải thích).

+ Nêu những vấn đề gì là cơ bản, cốt lõi, trọng tâm, trọng điểm để người nghe thâu tóm được tinh thần văn bản.

- Kết luận: Tóm tắt những vấn đề cơ bản trong văn bản, nêu những vấn đề cần lưu ý với nông dân.

- Trả lời câu hỏi của người nghe: Nên dành thời gian cần thiết để trả lời các câu hỏi mà nông dân quan tâm hoặc chưa hiểu rõ. 

1.3 Biên soạn đề cương tuyên truyền pháp luật cho nông dân:

a. Yêu cầu của việc biên soạn đề cương tuyên truyền pháp luật cho nông dân:

- Về hình thức: Bố cục đề cương rõ ràng, chặt chẽ, hợp lý. Ngôn ngữ sử dụng phải là ngôn ngữ đại chúng, cách hành văn giản dị, trong sáng, dễ hiểu. Diễn đạt phải mạch lạc, súc tích, ngắn gọn.

- Về nội dung: Đề cương phải giúp cho người sử dụng hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của việc ban hành văn bản pháp luật, hiểu chính xác quy định pháp luật, nắm được nội dung chính, những vấn đề trọng tâm của văn bản pháp luật, cách vận dụng văn bản trong cuộc sống của người nông dân.

- Về thời gian: Đề cương tuyên truyền cần được biên soạn và cung cấp kịp thời để tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến trước ngày văn bản có hiệu lực pháp luật, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện và áp dụng pháp luật được thống nhất.

b. Nội dung cơ bản của Đề cương tuyên truyền pháp luật cho nông dân:

Đề cương tuyên truyền một văn bản pháp luật thường bao gồm ba phần chính như sau:

* Phần 1: Những vấn đề chung

- Sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của việc ban hành văn bản pháp luật. 

- Nguồn gốc pháp lý của văn bản (xuất phát từ Hiến pháp, Luật hoặc các văn bản quy phạm khác).

- Vị trí, vai trò của văn bản trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội.

* Phần 2: Giới thiệu văn bản

- Giới thiệu bố cục văn bản: số chương, tên các chương, số điều trong chương.

- Nội dung chủ yếu của văn bản:

+ Nhiệm vụ của văn bản.

+ Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản.

+ Những nguyên tắc chung chi phối các quy định trong văn bản.

+ Những vấn đề được đề cập trong nội dung văn bản, ý nghĩa các quy phạm pháp luật.

+ Những điểm mới trong văn bản so với pháp luật hiện hành; những điểm sửa đổi, bổ sung; lý do sửa đổi, bổ sung; ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung.

+ Quyền, nghĩa vụ của các chủ thể và những người có liên quan, các quy định, thủ tục phải thực hiện.

+ Vị trí văn bản trong hệ thống pháp luật hiện hành, các văn bản sẽ ban hành kèm theo (nếu có).

* Phần 3: Tổ chức thực hiện

- Nêu trọng tâm, trọng điểm tuyên truyền, gắn việc tuyên truyền văn bản với việc thực hiện những chủ trương lớn, những vấn đề thời sự và yêu cầu quản lý của địa phương.

- Đưa ra các gợi ý về biện pháp tổ chức thực hiện, phương pháp và hình thức tuyên truyền đối với đối tượng là nông dân, căn cứ vào nhu cầu của nông dân và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.

- Phương hướng phối hợp giữa Hội Nông dân, ngành Tư pháp, các ban, ngành có liên quan và cơ quan thông tin đại chúng trong việc tổ chức tuyên truyền văn bản.

* Phần 4: Phụ lục (nếu có)

Đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật nên có các tài liệu tham khảo kèm theo bao gồm các số liệu, các trích dẫn để khẳng định, chứng minh, mở rộng những vấn đề đã nêu trong đề cương nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có điều kiện tham khảo, dẫn chứng khi thực hiện các hoạt động tuyên truyền cho nông dân.

2. Gắn sinh hoạt chi, tổ Hội với việc phổ biến giáo dục pháp luật:

Cán bộ chi Hội trưởng, chi Hội phó đồng thời là thành viên Ban chủ nhiệm hoặc thành viên CLB nông dân với pháp luật. Vì vậy, trong các kỳ sinh hoạt của chi, tổ Hội, các thành viên trên cần phải lồng ghép, đưa nội dung sinh hoạt pháp luật ở CLB nông dân với pháp luật gắn vào nội dung sinh hoạt chi, tổ Hội; thực hiện có hiệu quả việc phổ biến giáo dục pháp luật.

Có thể chọn các nội dung sau để lồng ghép vào sinh hoạt chi, tổ Hội:

- Tổ chức học tập, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, kịp thời tuyên truyền những văn bản pháp luật mới, nội dung thiết thực, gần gũi với đời sống sản xuất của nông dân như: Luật đất đai, Luật khiếu nại tố cáo, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự, hình sự...

- Phổ biến, tuyên truyền về trách nhiệm của Hội Nông dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

- Giải đáp trực tiếp những thắc mắc của hội viên về chính sách, pháp luật Nhà nước; hướng dẫn hội viên tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện đúng pháp luật.

3. Phổ biến giáo dục pháp luật qua mạng lưới truyền thanh cơ sở:

3.1 Phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng lưới truyền thanh cơ sở là một trong những hình thức phổ biến giáo dục pháp luật thiết thực và có hiệu quả bởi chính những lợi thế về đối tượng, phạm vi và cách thức tác động của loại hình này.

Đối tượng tác động của phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng lưới truyền thanh cơ sở là toàn thể nhân dân địa phương. Phạm vi tác động là xã, phường, thị trấn xuống đến thôn, bản, buôn, làng, xóm, ấp... Như vậy, so với hình thức phổ biến giáo dục pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng khác, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật qua mạng lưới truyền thanh cơ sở có phạm vi tác động hẹp hơn, được xác định cụ thể trong cộng đồng dân cư.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng lưới truyền thanh cơ sở, vừa mang tính thời sự, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, vừa bảo đảm mang tính kế hoạch, có tính định hướng lâu dài.

 3.2 Các bước cần tiến hành để phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng lưới truyền thanh cơ sở:

3.2.1  Xây dựng được văn bản hoặc quy chế phối hợp giữa CLB nông dân với pháp luật với Ban Tư pháp, Ban Văn hoá - Thông tin trong việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng lưới truyền thanh cơ sở.

Việc xây dựng được quy chế phối hợp là căn cứ để tổ chức thực hiện, duy trì một cách có hiệu quả, thường xuyên, ổn định chương trình phát thanh pháp luật ở địa phương, phát huy được trách nhiệm và vai trò chủ động của mỗi bên, đồng thời nâng cao tính hợp tác trong việc thực hiện chương trình.

- Quy chế phối hợp cần xác định rõ nội dung pháp luật tuyên truyền, phổ biến qua mạng lưới truyền thanh cơ sở:

+ Các văn bản pháp luật hiện hành, liên quan trực tiếp đến đời sống của hội viên, nông dân, văn bản của chính quyền địa phương các cấp, những tin bài thích hợp trong bản tin sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật.

+ Thông tin phản ánh tình hình thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

- Việc lựa chọn nội dung pháp luật tuyên truyền trên mạng lưới truyền thanh cơ sở cần phải phù hợp với tình hình ở từng địa bàn và đặc thù sinh hoạt, phong tục, tập quán… của hội viên, nông dân. Nông thôn có thể phân chia thành các loại địa bàn như: xã có các làng nghề truyền thống, xã sản xuất nông nghiệp thuần tuý… 
- Ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hoặc các địa bàn nông thôn khác, điều kiện xây dựng mạng lưới truyền thanh cơ sở còn gặp nhiều khó khăn do địa hình, kinh phí... thì nên trang bị những phương tiện cơ động, ít tốn kém để tổ chức phát thanh lưu động. 
 3.2.2 Xây dựng nội dung chương trình phát thanh:
Nội dung một chương trình phát thanh có thể được thể hiện dưới các hình thức: 

- Tình huống hỏi - đáp pháp luật;

- Tóm tắt văn bản pháp luật;

- Tin, bài ngắn;

- Tiểu phẩm hoặc câu chuyện truyền thanh (hình thức này rất có hiệu quả). 

3.2.3 Xây dựng các tình huống hỏi- đáp pháp luật:

Giải đáp pháp luật là nội dung quan trọng của chương trình phát thanh pháp luật ở địa phương, bởi vì nó đáp ứng trực tiếp nhu cầu tìm hiểu pháp luật của n«ng dân. Trong đó, hỏi - đáp pháp luật là một trong những hình thức cơ bản và phổ biến, bao gồm 2 loại: 

a. Trả lời các câu hỏi cụ thể của người dân về các vấn đề pháp luật liên quan tới họ:

Hình thức này đáp ứng trực tiếp, cụ thể nhu cầu tìm hiểu pháp luật không chỉ của người hỏi mà còn của nhiều người có vấn đề tương tự. Thực tế cho thấy, những người có câu hỏi cần trả lời là những người có vụ việc liên quan đến chính quyền, pháp luật và người đó hiểu pháp luật khác với những người thực thi pháp luật hoặc người đó muốn biết vụ việc của mình sẽ được giải quyết như thế nào là đúng. Việc giải thích và trả lời của đài đã giúp người dân có căn cứ vững chắc xác định được hướng giải quyết vụ việc, từ đó thực hiện quyền giám sát đối với việc thực thi pháp luật của các cơ quan Nhà nước, kiểm nghiệm xem vụ việc của mình được giải quyết đúng hay sai, trên cơ sở đó quyết định khiếu nại hoặc chấp nhận kết quả giải quyết. 

Khi nhận được câu hỏi của người dân, cán bộ thực hiện chương trình phát thanh cần tiến hành các công việc sau: 

- Xem nội dung câu hỏi thuộc lĩnh vực nào.

- Nếu không có đủ căn cứ vững chắc để giải đáp thì cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề này để có câu trả lời chính xác.

- Trả lời trên chương trình phát thanh (có thể gửi thư trả lời đến người hỏi).

Yêu cầu: Cần trả lời chính xác, dễ hiểu, có căn cứ pháp luật rõ ràng, cụ thể, nêu rõ ý kiến của cơ quan chức năng về vụ việc (nếu cần thiết). 

b. Tình huống hỏi - đáp có nội dung pháp luật căn cứ vào yêu cầu chung của địa phương:

- Về nội dung: tập trung vào những nội dung cơ bản, thiết thực của các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân địa phương. 

- Về hình thức: Câu hỏi cần ngắn gọn, dễ hiểu, cách thể hiện phong phú: có thể là câu hỏi lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm (đúng - sai), hỏi thông qua những tình huống, ví dụ sinh động. 

Yêu cầu: Phần trả lời chính xác, mạch lạc, cụ thể; có ví dụ minh họa hoặc lý giải rõ ràng nếu cần thiết.

4. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý:

4.1 Khái niệm chung về trợ giúp pháp lý:

Trợ giúp pháp lý hiểu theo nghĩa rộng là sự giúp đỡ miễn phí của Nhà nước và xã hội cho người nghèo, đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với các dịch vụ pháp lý (tư vấn pháp luật, đại diện, bào chữa), nhằm bảo đảm cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và thực hiện công bằng xã hội.

Theo Điều 3 Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 quy định: Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

4.2 Trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân:

- Trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân là sự giúp đỡ về mặt pháp lý (tư vấn, kiến nghị, đại diện) miễn phí theo hệ thống tổ chức Hội và phổ biến giáo dục pháp luật của CLB nông dân với pháp luật cho hội viên, nông dân nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho họ, đảm bảo sự bình đẳng trong việc tiếp cận pháp luật của hội viên, nông dân.

- Phối hợp với ngành Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý của tỉnh thuộc Sở Tư pháp) thực hiện tổ chức trợ giúp pháp lý tại cộng đồng.

Tổ chức trợ giúp pháp lý tại cộng đồng là hình thức trợ giúp pháp lý hiệu quả, phù hợp với đối tượng hội viên nông dân. Tổ chức trợ giúp pháp lý tại cộng đồng là CLB nông dân với pháp luật phối hợp với các cơ quan Tư pháp tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý nhằm tháo gỡ những vướng mắc, mâu thuẫn có liên quan đến pháp luật của hội viên nông dân ngay tại cơ sở. Thông qua hoạt động này giúp hội viên nông dân hiểu pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

- Để hoạt động trợ giúp pháp lý tại cộng đồng có hiệu quả, CLB nông dân với pháp luật cần:

+ Nắm bắt được nhu cầu trợ giúp pháp lý của hội viên nông dân.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức một buổi trợ giúp pháp lý (nội dung, địa điểm, đơn vị thực hiện: ngành Tư pháp, đơn vị tổ chức: CLB nông dân với pháp luật...)

+ Đề xuất với Hội Nông dân cấp trên về tổ chức buổi trợ giúp pháp lý lưu động và yêu cầu Hội Nông dân cấp trên liên hệ với ngành Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

+ Phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp để tổ chức thực hiện.

5. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho hội viên, nông dân:

5.1 Khái niệm chung vÒ tư​ vấn pháp luật:

Tư​ vấn pháp luật là việc giải đáp pháp luật, hướng dẫn ứng xử đúng pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm giúp công dân, tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

Mục đích cuối cùng của hoạt động t​ư vấn pháp luật là đ​ưa ra ®­îc lời khuyên cho đối t​ượng được tư vấn. Lời khuyên ở đây có thể là bằng miệng, có thể bằng văn bản. Lời khuyên cũng có thể đ​ược hiểu rộng ra như​ là giải pháp thiết thực để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đối t​ượng.

5.2 Tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân:

a. Khái niệm: Tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân là việc cán bộ CLB nông dân với pháp luật giải đáp pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức pháp lý, hướng dẫn ứng xử phù hợp với các quy định của pháp luật và đạo đức xã hội nhằm giúp cho hội viên, nông dân vận dụng để thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, cán bộ CLB nông dân với pháp luật góp phần tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, nông dân. Tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân, cán bộ tư vấn không được thu bất kỳ một loại phí nào.

b. Nội dung tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân:

- Tư vấn, giải đáp pháp luật; giúp đối tượng soạn thảo đơn từ, văn bản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nông dân để gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hướng dẫn các thủ tục cần thiết và cung cấp địa chỉ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc cho đối tượng.

- Kiến nghị hoặc trực tiếp đề xuất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ việc của hội viên, nông dân.

c. Tư vấn pháp luật gồm những hoạt động sau: 

- Giải đáp pháp luật.

- Hướng dẫn soạn thảo đơn từ, văn bản có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nông dân.

- Hướng dẫn những thủ tục cần thiết, cung cấp địa chỉ cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

- Cung cấp những thông tin pháp lý và đưa ra những lời khuyên về những vấn đề liên quan đến pháp luật của hội viên, nông dân.

d. Hình thức tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân:

* Tư vấn trực tiếp bằng lời nói là cán bộ CLB nông dân với pháp luật trực tiếp trả lời ngay cho hội viên, nông dân. Những vụ việc tư vấn trực tiếp bằng lời nói thông thường là những vụ việc đơn giản, ít phức tạp, cán bộ tư vấn có thể trả lời ngay thông qua sự hiểu biết pháp luật của mình và qua lời kể của người được tư vấn. 

Khi có người đến yêu cầu tư vấn, nếu vụ việc đơn giản, ít phức tạp thì cán bộ CLB nông dân với pháp luật có thể tư vấn trực tiếp như sau:

- Lắng nghe lời kể của hội viên, nông dân, tóm tắt những ý chính trong lời kể.

- Yêu cầu đối tượng đưa ra những tài liệu liên quan đến việc cần tư  vấn.

- Tra cứu các văn bản, tài liệu pháp luật để đưa ra những lời khuyên, ý kiến đúng cho hội viên, nông dân.

* Tư vấn bằng văn bản là việc cán bộ CLB nông dân với pháp luật trả lời cho hội viên, nông dân bằng một văn bản cụ thể sau khi đã nghiên cứu, xem xét hồ sơ tài liệu và những văn bản pháp luật có liên quan đến vấn đề mà hội viên, nông dân yêu cầu giải đáp. 

Khi tư vấn bằng văn bản cho hội viên, nông dân, cán bộ CLB nông dân với pháp luật cần chú ý:

- Lắng nghe, ghi chép đầy đủ những nội dung, ý chính trong vấn đề mà hội viên, nông dân trình bày, có thể đặt những câu hỏi để làm sáng tỏ thêm sự việc. Cán bộ tư vấn phải nắm rõ tâm lý của đối tượng, kết hợp kỹ năng nghe nói, đặt câu hỏi đúng lúc, đúng chỗ… để thu được những thông tin chính xác, trung thực của vụ việc.

Khi tiếp xúc với hội viên, nông dân, cán bộ cần khiêm tốn, có thái độ tôn trọng đối tượng, khéo léo trong việc truyền đạt nội dung tư vấn.

- Nếu vụ việc phức tạp, yêu cầu đối tượng đưa ra những tài liệu có liên quan đến vụ việc (nhận bản sao sau khi đã đối chiếu bản chính). Sau khi nhận hồ sơ, tài liệu liên quan, cán bộ tư vấn cần nghiên cứu hồ sơ, nếu thấy có vấn đề gì chưa rõ ràng hoặc nghi ngờ về tính chân thực của tài liệu thì yêu cầu gặp đối tượng để trao đổi làm rõ, khẳng định ngay.

- Tra cứu các tài liệu, văn bản pháp luật có liên quan đến vụ việc cần giải đáp. Đây là bước không thể thiếu trong quá trình tư vấn của cán bộ CLB nông dân với pháp luật. Việc tra cứu văn bản pháp luật là hết sức cần thiết vì cán bộ không bao giờ nhớ hết được nội dung các văn bản pháp luật. Thông qua việc tra cứu, đối chiếu nội dung sự việc với các quy định của pháp luật, cán bộ tư vấn mới đưa ra được những ý kiến đúng đắn, xác thực để giải quyết vụ việc, giúp hội viên, nông dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật. 

Nếu vụ việc quá phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, hoặc khi đã nghiên cứu hồ sơ mà vẫn chưa có đủ cơ sở để trả lời thì cán bộ tư vấn phải đi điều tra, xác minh vụ việc, gặp gỡ, tiếp xúc với các cơ quan chức năng hoặc những người có liên quan để tìm hiểu rõ bản chất vụ việc.

- Trả lời cho hội viên, nông dân bằng văn bản: đây là khâu cuối cùng trong quá trình tư vấn. Việc định hướng cho hội viên, nông dân cần cụ thể, rõ ràng và chính xác để khuyến khích hội viên, nông dân có những hành động phù hợp pháp luật, tránh những hậu quả bất lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân. 

Trong quá trình thực hiện tư vấn pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân, Ban chủ nhiệm CLB nông dân với pháp luật có trách nhiệm giúp Hội Nông dân cơ sở thực hiện chức năng đại diện, kiến nghị bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, nông dân khi bị vi phạm.

6. Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở:

6.1 Khái niệm về phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở là việc các tổ viên tæ hoà giải bằng hoạt động hoà giải của mình cung cấp các kiến thức pháp luật, bồi d​ưỡng tình cảm pháp luật cho các bên tranh chấp và những người khác trong cộng đồng dân c​ư nhằm mục đích hình thành ở họ sự hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen hành động theo pháp luật. 

Hoạt động hoà giải ở cơ sở có vai trò to lớn trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật, thể hiện qua các khía cạnh sau đây: 

Thứ nhất: Ng​ười giữ vai trò trung tâm trong phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải là các tổ viên Tổ hoà giải hoặc người ngoài Tổ hoà giải được mời thực hiện việc hoà giải. Đây thường là những ng​ười am hiểu pháp luật và có uy tín trong cộng đồng dân cư​. Họ có thể có quan hệ gần gũi với các bên tranh chấp và có những ảnh hưởng nhất định đối với các bên tranh chấp. Các c¸n bé hoà giải không chỉ có kiến thức pháp luật mà họ còn thấu hiểu đ​ược tâm tư, nguyện vọng của các bên tranh chấp, biết đ​ược phong tục, tập quán ở địa phư​ơng và truyền thống trong mỗi dòng họ, gia cảnh mỗi gia đình. Bởi vậy, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật mà họ tiến hành là rất hiệu quả, dễ đi vào lòng người. 

Thứ hai: Lực l​ượng cán bộ hoà giải rất đông đảo và có mặt ở từng cơ sở: thôn, xóm ở nông thôn, bản làng ở miền núi, cụm dân cư​ nên việc giáo dục, phổ biến pháp luật đ​ược thực hiện trên một phạm vi rộng và đến với từng gia đình, từng ng​ười dân. Đội ngũ cán bộ hoà giải này là một lực lượng tuyên truyền viên pháp luật mạnh, sống sát nhân dân, mỗi khi xảy ra vi phạm pháp luật hoặc tranh chấp nhỏ họ kịp thời đến với các bên tranh chấp và bằng ph​ương pháp hòa giải, họ phổ biến, giải thích các quy định của pháp luật có liên quan tới tranh chấp rồi hư​ớng dẫn các bên tự vận dụng giải quyết vụ việc.

Thứ ba: Đối t​ượng giáo dục, phổ biến pháp luật qua hoạt động hoà giải ở cơ sở rất rộng. Đó là các bên tranh chấp, những ngư​ời trong gia đình họ và những người trong cộng đồng dân cư.​ Những ng​ười này đều quan tâm đến việc vận dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp. Bởi vậy việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở rất hiệu quả.
Thứ t​ư: Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở có thể chuyển tải các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật một cách phong phú, đa dạng và thiết thực. Các tranh chấp thuộc phạm vi hoà giải có thể phát sinh từ mọi quan hệ xã hội: quan hệ gia đình; quan hệ làng xóm, láng giềng; quan hệ về tài sản, về nghĩa vụ dân sự, thừa kế, những vi phạm pháp luật nhỏ, ch​ưa đến mức bị xử lý bằng biện pháp hành chính hay biện pháp hình sự... Như​ vậy, khi tiến hành hoà giải, c¸n bé hoà giải có thể kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau nh​ư: pháp luật đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình, pháp luật hình sự, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với cộng đồng, quê h​ương, đất nước. 

Thứ năm: Phư​ơng pháp phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở là phư​ơng pháp tác động trực tiếp từ chủ thể giáo dục (cán bộ hoà giải) đến đối t​ượng giáo dục (các bên tranh chấp và những người khác) với nội dung phổ biến, giáo dục xác định, gắn liền với từng tranh chấp cụ thể. Do đư​ợc tiếp cận trực tiếp với đối tượng giáo dục mà cán bộ hoà giải có thể lựa chọn phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tư​ợng. Hơn nữa, việc phổ biến, giáo dục pháp luật gắn liền với việc giải quyết từng tranh chấp cụ thể phát sinh trong cuộc sống thường nhật của người dân, bởi vậy đây là hình thức tuyên truyền pháp luật hết sức thiết thực, thu hút đư​ợc sự quan tâm của đối tượng tuyên truyền và do đó rất dễ đi vào lòng ng­ời. 

6.2 Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải của Hội Nông dân cơ sở và CLB nông dân với pháp luật:

Hoạt động hoà giải của Hội Nông dân cơ sở được thực hiện thông qua hai hình thức:

- Tham gia với tổ hoà giải

- Hoà giải tại chi, tổ Hội. Hoà giải trong cả ba giai đoạn: trước, trong và sau khiếu kiện (theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và Chỉ thị 26/TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Hội Nông dân cơ sở chỉ đạo CLB nông dân với pháp luật trực tiếp là các thành viên CLB nông dân với pháp luật tham gia cùng các chi, tổ Hội trực tiếp hoà giải các mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nông dân. Trên cơ sở đó, các CLB nông dân với pháp luật thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải theo phương thức như sau:

+ Sau khi nắm vững nội dung tranh chấp, các cộng tác viên CLB nông dân với pháp luật cần làm rõ tính chất của tranh chấp, từ đó xác định văn bản liên quan đến lĩnh vực xảy ra tranh chấp. Các cộng tác viên CLB nông dân với pháp luật giới thiệu hoặc cung cấp các văn bản này cho các bên tranh chấp để họ nắm được tinh thần pháp luật liên quan tới lĩnh vực xảy ra tranh chấp. 

+ Các cộng tác viên CLB nông dân với pháp luật tìm hiểu xem các bên tranh chấp đã có đủ văn bản chưa, tạo điều kiện để các bên tranh chấp trực tiếp đọc văn bản sau đó tìm hiểu xem họ có hiểu đúng tinh thần văn bản hay không. Nếu cần, các cộng tác viên CLB nông dân với pháp luật phân tích các qui định của pháp luật giải thích để hai bên hiểu đúng tinh thần pháp luật. Các cộng tác viên CLB nông dân với pháp luật có thể cung cấp thêm phong tục tập quán (các qui phạm đạo đức) cho các bên tranh chấp. Nếu gặp những vấn đề khó, cộng tác viên CLB nông dân với pháp luật cần xin ý kiến của chuyên gia pháp luật, cán bộ tư pháp lâu năm... đảm bảo sao cho các qui phạm pháp luật, qui phạm đạo đức vận dụng cho từng trư​ờng hợp xảy ra tranh chấp là hoàn toàn đúng đắn, chính xác.

+ Các cộng tác viên CLB nông dân với pháp luật gợi ý để các bên tranh chấp tự đối chiếu cách ứng xử của mình với các qui định pháp luật, đạo đức. Tự đánh giá phần đúng, phần sai của mình và của phía bên kia. Việc làm này là một trong các khâu cần thiết của công tác hoà giải, giúp các bên tranh chấp nhận thức pháp luật sâu sắc hơn.

+ Các cộng tác viên CLB nông dân với pháp luật tổ chức cho các bên tranh chấp gặp nhau để thảo luận, giải quyết việc tranh chấp. Lúc này, cộng tác viên CLB nông dân với pháp luật có thể đối chiếu, phân tích các qui định của pháp luật về vấn đề các bên đang tranh chấp để các bên hiểu và áp dụng giải quyết tranh chấp. Trên cơ sở các qui định của pháp luật, cộng tác viên CLB nông dân với pháp luật có thể nêu các phư​ơng án giải quyết của mình để các bên tham khảo.

+ Cuối cùng, các cộng tác viên CLB nông dân với pháp luật cần nhấn mạnh những qui định mấu chốt của pháp luật nếu các bên chấp hành nghiêm chỉnh trong ứng xử của mình thì sẽ tránh đư​ợc tranh chấp xảy ra. Điều đó có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho các bên.

7. Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hình thức thi sân khấu:

7.1 Thi qua hình thức sân khấu: Là hình thức thi mà ng​ười dự thi (cá nhân hoặc tập thể) dùng sân khấu (sàn diễn) để thực hiện phần thi của mình. Người dự thi đồng thời là diễn viên chính, vừa là đạo diễn, nhiều trường hợp kiêm luôn cả nhạc công. Do vậy, người dự thi phải có một khả năng biểu diễn nghệ thuật nhất định mới hoàn thành đ​ược phần thi của mình. Họ cũng có điều kiện thể hiện được kiến thức pháp luật cùng khả năng nghệ thuật họ có. Hình thức thi này còn có ​ưu điểm nổi bật là nếu được tổ chức tốt, hiệu quả tuyên truyền pháp luật sẽ cao, gây đ​ược ấn tượng cho người đ​ược tuyên truyền.

Nh​ược điểm của hình thức thi này là đòi hỏi phải đầu tư kinh phí và  thời gian trong khi thời gian cho từng đối t​ượng dự thi rất hạn chế. Hơn nữa, nó đòi hỏi ngư​ời dự thi phải có một khả năng nghệ thuật nhất định. 

7.2 Các giai đoạn tổ chức cuộc thi:

    * Giai đoạn chuẩn bị:

    - Hình thành chủ trương về cuộc thi.

    - Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi.

    - Thành lập Ban tổ chức cuộc thi.

    - Xây dựng thể lệ cuộc thi.

    - Đặt câu hỏi cho cuộc thi.

    - Thành lập Ban giám khảo cuộc thi.

- Chuẩn bị đáp án cuộc thi và xây dựng quy chế chấm thi.

   * Giai đoạn tiến hành cuộc thi:

- Phát động cuộc thi và công bố thể lệ, nội dung cuộc thi.

- Tuyên truyền về cuộc thi.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai cuộc thi.

- Tổ chức buổi thi: Để buổi thi đạt hiệu quả tuyên truyền cao, không những chuẩn bị tốt về nội dung mà Ban tổ chức cần phải thực hiện một loạt các công việc chuẩn bị như: làm thủ tục đăng ký danh sách người dự thi, chuẩn bị địa điểm thi, phổ biến quy chế thi...

* Giai đoạn tổng kết cuộc thi:

- Công bố kết quả cuộc thi và trao giải thưởng: Ban tổ chức phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tổng kết cuộc thi và trao giải thưởng cho những người đạt giải ngay tại nơi diễn ra buổi thi.

- Họp Ban tổ chức và Ban giám khảo để đánh giá toàn diện kết quả cuộc thi, rút kinh nghiệm về phương pháp tổ chức và triển khai cuộc thi để từ đó phát huy kết quả cuộc thi trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đề ra phương hướng cho việc tổ chức các cuộc thi sau.
8. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các loại hình văn hoá văn nghệ, đặc biệt là các loại hình sinh hoạt văn hoá truyền thống:
8.1. Khái niệm, vai trò của phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các loại hình văn hoá, văn nghệ:

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các loại hình văn hóa, văn nghệ là đ​ưa tinh thần một quy phạm pháp luật, một văn bản pháp luật vào đời sống xã hội bằng "ngôn ngữ" của một loại hình văn hoá, văn nghệ nào đó. 

Văn hoá, văn nghệ, với tính ​ưu việt của nó, có sức thẩm thấu rất mạnh, rất sâu vào nhận thức, tâm tư​, tình cảm con ngư​ời vì thế phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các loại hình văn hoá, văn nghệ có một vị trí rất quan trọng trong các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Nếu tìm được giải pháp, tìm đ​ược đề tài, gây được cảm hứng nghệ thuật thì hiÖu quả phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các loại hình văn hoá, văn nghệ rất cao. 

Ở mức tư​ơng đối, có thể phân chia hình thức tuyên truyền này ra 2 loại hình là văn hoá và văn nghệ. Những loại hình nào mà khi thể hiện có tính chất "biểu diễn" thì đó là loại hình văn nghệ, còn lại thuộc loại hình văn hoá. 

Như​ vậy, loại hình văn hoá gồm: Bảng tin, Panô, áp phích, khẩu hiệu…, loại hình văn nghệ, gồm: diễn kịch, ngâm thơ, ca hát, độc tấu... 

Điểm thú vị ở đây là sự phân chia này "rất tư​ơng đối" và đan xen, lồng ghép với nhau. Ví dụ một bài thơ, một bản độc tấu... nếu dán trên bản tin sẽ thuéc loại hình văn hoá như​ng được ngâm, được diễn trên sân khấu, trên hệ thống truyền thanh sẽ thuộc loại hình văn nghệ.

8.2 Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các loại hình văn hóa truyền thống: 

Nhiều loại hình văn hoá, văn nghệ đã ăn sâu vào đời sống tinh thần của nhân dân ở những vùng, miền, những dân tộc tạo nên một bản sắc văn hoá riêng, tạo nên nếp sinh hoạt văn hoá truyền thống của người dân. Những loại hình văn hoá đó là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của họ nên có sức cuốn hút, sức thâm nhập rất mạnh và rất sâu. Sức cuốn hút của sinh hoạt văn hoá truyền thống đ​ược tạo ra còn nhờ nó có nghi thức riêng, có màu sắc văn hoá nghệ thuật riêng và đặc biệt là nó được trở thành phong tục của cư​ dân ở đó. Nếu lồng được nội dung pháp luật vào các loại hình sinh hoạt văn hoá truyền thống, rõ ràng hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật sẽ rất cao. 

Ở n​ước ta, các loại hình sinh hoạt văn hoá truyền thống rất phong phú. Hầu hết các vùng miền, các dân tộc đều có một hoặc nhiều điệu hát riêng, có những nét sinh hoạt văn hoá truyền thống riêng; Theo thống kê chư​a đầy đủ, chúng ta có kho¶ng 403 lễ hội ở khắp các vùng, miền, các dân tộc. Phần lớn trong số này đều có phần sinh hoạt văn hoá: hát, ngâm thơ, kể chuyện... có thể lồng được nội dung pháp luật vào. 

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các loại hình sinh hoạt văn hoá truyền thống có ​ưu thế rất lớn: 

- Phương thức truyền đạt hiệu quả; 

- Địa bàn hoạt động trải rộng khắp cả nư​ớc ở tất cả các vùng miền.

- Địa điểm hoạt động rất đa dạng có đình, chùa, miếu, nhà rông, chợ, thậm chí bãi cỏ…

- Chủ thể tuyên truyền pháp luật rất phong phú, đa dạng: các nghệ nhân, các đội viên văn nghệ, trưởng bản, già làng, tr​ưởng họ…

- Đối t​ượng tuyên truyền rộng rãi. Tất cả các lễ hội đều thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trong vùng, các vùng lân cận hào hứng tham gia.

- Kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không đáng kể vì nó chỉ lồng ghép vào nội dung lễ hội.

- Các lễ hội nếu đ​ược đầu tư công phu, lồng nội dung pháp luật, tổ chức ghi âm, ghi hình có thể phát rộng rãi trên vô tuyến, đài phát thanh vừa phục vụ nhu cầu văn hoá tinh thần, vừa phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thì hiệu quả của hình thức này càng đ​ược nhân rộng.

9. Lồng ghép nội dung pháp luật vào hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ, tổ liên gia, liên kết do Hội quản lý, điều hành:
Việc đ​ưa nội dung pháp luật vào hoạt động của các Câu lạc bộ khác có nhiều thuận lợi: không cần thành lập Câu lạc bộ, không phải lo nhiều đến kinh phí hoạt động... nhưng lượng thông tin pháp luật đưa vào lại rất hạn chế, chỉ có một số nội dung pháp luật phù hợp với tiêu chí hoạt động của Câu lạc bộ. Vì vậy, để đ​ưa pháp luật vào các loại hình Câu lạc bộ khác có hiệu quả Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ  nông dân với pháp luật cần: 

- Đề xuất với Hội Nông dân cơ sở và phối hợp với Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ khác để tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật.

- Chọn nội dung pháp luật đ​ưa vào Câu lạc bộ phải phù hợp với đối tượng và mục đích hoạt động của Câu lạc bộ. Hiện nay có rất nhiều loại hình câu lạc bộ khác nhau của tổ chức, đoàn thể nh​ư: Câu lạc bộ "Gia đình nông dân phát triển bền vững", Câu lạc bộ dân số gia đình không sinh con thứ ba, tổ vay vốn, tổ tương trợ, tổ liên gia... vì vậy muốn đ​ưa pháp luật vào các loại hình Câu lạc bộ khác phải lựa chọn những nội dung pháp luật phù hợp với hoạt động và đối tượng của Câu lạc bộ.

- Cần chọn ngư​ời nhiệt tình, năng động, tâm huyết, có năng lực tổ chức, đặc biệt phải là ngư​ời am hiểu pháp luật, đưa vào Ban chủ nhiệm hoặc làm t​ư vấn cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bé.

Phần thứ hai

kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động 

câu lạc bộ nông dân với pháp luật 

I. Giới thiệu phương pháp cùng tham gia áp dụng trong điều hành hoạt động câu lạc bộ nông dân với pháp luật.
Phương pháp cùng tham gia là phương pháp làm việc được xây dựng trên cơ sở lấy các thành viên làm trung tâm, nòng cốt; tất cả mọi người cùng trao đổi, thảo luận; người điều hành sử dụng các kỹ năng và phương pháp khác nhau để  hướng dẫn và khuyến khích các thành viên cùng tham gia, tạo nên một môi trường làm việc đạt hiệu quả nhất.

CLB nông dân với pháp luật được hiểu như một địa chỉ học tập, tuyên truyền những kiến thức pháp luật, một lớp học phi chính quy dành cho hội viên, nông dân. Vì vậy, phương pháp cơ bản nên được áp dụng trong các hoạt động của CLB nông dân với pháp luật là phương pháp cùng tham gia. Đây là phương pháp giáo dục người lớn đạt hiệu quả nhất. Phương pháp này tôn trọng những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của tất cả các thành viên tham dự các hoạt động của CLB nông dân với pháp luật.

1. Những đặc điểm chủ yếu của phương pháp cùng tham gia khi áp dụng trong điều hành sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật:

Sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật là một hoạt động thường xuyên, quan trọng của CLB nông dân với pháp luật.
- Thành phần của buổi sinh hoạt gồm có: người chủ trì và các thành viên CLB nông dân với pháp luật với vai trò bình đẳng.

Chủ trì một buổi sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật là Chủ nhiệm hoặc một thành viên được Ban Chủ nhiệm phân công; một cán bộ Tư pháp hoặc một người có uy tín đối với bà con… tùy theo nội dung của buổi sinh hoạt.

- Người chủ trì (người điều hành) cần biết sử dụng phối hợp các phương pháp và kỹ năng khác nhau để hướng dẫn nội dung sinh hoạt đi đúng trọng tâm vấn đề, điều hành và khuyến khích tất cả các thành viên đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm.

Cần ít nhất một trợ lý để giúp đỡ người điều hành, có thể nhờ một thành viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, tình nguyện đảm nhiệm vai trò này.

- Thành viên là người quyết định chất lượng và sự thành công của buổi sinh hoạt.

Thành viên được bày tỏ ý kiến, tham gia bàn bạc, thảo luận về nội dung mà buổi sinh hoạt đang đề cập đến.

- Chủ nhiệm CLB nông dân với pháp luật hoặc người chủ trì buổi sinh hoạt hướng dẫn mọi người trong CLB nông dân với pháp luật xác định được lợi ích của việc học tập, trao đổi kiến thức đối với công việc và cuộc sống riêng của họ và gia đình.

- Các thành viên tham gia CLB nông dân với pháp luật được khuyến khích đưa ra nhận xét và quyết định theo khả năng của mình.

- Người chủ trì điều hành quá trình học tập bằng cách huy động kiến thức, kinh nghiệm thực tế của các thành viên CLB nông dân với pháp luật.

- Người chủ trì và các thành viên cùng làm việc, dựa vào kiến thức và kỹ năng của mọi người trong CLB nông dân với pháp luật.

- Người chủ trì giúp các thành viên trong CLB nông dân với pháp luật sử dụng những kiến thức và kỹ năng của mình vào thực tế cuộc sống.

- Không khí của buổi sinh hoạt phải thoải mái.

- Thành viên CLB nông dân với pháp luật phải được coi là trung tâm.

- Các thành viên tiếp thu kiến thức một cách chủ động.

- Kiến thức truyền đạt bằng nhiều cách: Từ Chủ nhiệm CLB nông dân với pháp luật, chuyên gia đến các thành viên CLB nông dân với pháp luật; từ các thành viên này đến các thành viên khác và ngược lại.

- Mục tiêu và nội dung sinh hoạt, học tập được xây dựng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của các thành viên CLB nông dân với pháp luật.

- Học tập thông qua trao đổi, thảo luận và cùng nhau làm việc. Không có ý kiến sai, mọi ý kiến đều có lý.

- Kết quả sinh hoạt được đánh giá thông qua việc quan sát sự thay đổi về nhận thức, thái độ, hành vi của các thành viên CLB nông dân với pháp luật.

- Việc sử dụng phương pháp cùng tham gia để tổ chức các buổi sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật cần được vận dụng một cách linh hoạt phù hợp với từng nội dung.

2. Những điều Người chủ trì cần ghi nhớ khi chuẩn bị tổ chức và điều hành một buổi sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật:

2.1 Chuẩn bị chu đáo buổi sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật:

- Họp Ban chủ nhiệm CLB nông dân với pháp luật bàn nội dung, hình thức, địa điểm sinh hoạt.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên Ban chủ nhiệm CLB nông dân với pháp luật.

- Xây dựng nội dung sinh hoạt.

- Thông báo nội dung sinh hoạt đến các thành viên của CLB nông dân với pháp luật biết trước ít nhất một tuần.

- Chuẩn bị trang trí địa điểm, các tiết mục văn nghệ phục vụ nội dung.

- Mời báo cáo viên (nếu buổi sinh hoạt theo chuyên đề).

- Đảm bảo đủ chỗ ngồi cho các thành viên, bàn ghế được bố trí theo hình bầu dục hoặc chữ U để dễ thảo luận và trao đổi.

- Đọc, nghiên cứu kỹ nội dung tài liệu trước khi sinh hoạt một ngày.

- Chủ nhiệm CLB nông dân với pháp luật đến trước thời gian sinh hoạt ít nhất 15 phút để kiểm tra công việc chuẩn bị, đón tiếp báo cáo viên (nếu có) và các thành viên CLB nông dân với pháp luật.

2.2 Trong quá trình điều hành sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật:
- Giới thiệu các đại biểu tham dự sinh hoạt (nếu có); giới thiệu báo cáo viên (nếu buổi sinh hoạt theo chuyên đề và có mời báo cáo viên).

- Luôn bám sát và theo đúng nội dung tài liệu.

- Luôn tỏ ra kiên nhẫn, khuyến khích động viên các thành viên CLB nông dân với pháp luật tham gia chia sẻ kinh nghiệm. Lắng nghe ý kiến của các thành viên và có lời cảm ơn những người phát biểu ý kiến.

- Tóm tắt, tổng hợp gọn, rõ các ý kiến khác nhau của các thành viên.

- Biết mở đầu và kết thúc cũng như chuyển tiếp từ nội dung này sang nội dung khác một cách uyển chuyển, tự nhiên.

- Luôn chú ý tạo ra không khí vui vẻ, thoải mái, cởi mở trong suốt buổi sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật.

- Thường xuyên bao quát mọi hoạt động, diễn biến trong buổi sinh hoạt.

- Trò chơi thư giãn, văn nghệ, thể dục giải trí là một phần không thể thiếu của buổi sinh hoạt. Mời nghỉ giải lao hoặc tổ chức trò chơi thư giãn đúng lúc để thay đổi không khí buổi sinh hoạt, có thể vận dụng linh hoạt ở đầu, giữa, cuối buổi sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật hoặc khi thấy mọi người có biểu hiện mệt mỏi.

2.3 Kết thúc buổi sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật:

- Cần tóm tắt, kết luận và nhận xét khái quát buổi sinh hoạt.

- Thông báo và gợi ý các thành viên CLB nông dân với pháp luật chuẩn bị cho buổi sinh hoạt tiếp theo.

- Cảm ơn báo cáo viên, đại biểu tham dự (nếu có); cảm ơn các thành viên đã tới dự sinh hoạt.

2.4 Những điều cần tránh:

- Không truyền đạt những thông tin chưa đủ độ tin cậy và thiếu căn cứ chính xác.

- Không sử dụng tờ rơi, sách báo, tài liệu không rõ nguồn gốc xuất bản.

- Không vội vàng kết luận hoặc trả lời chất vấn những vấn đề mà bản thân mình chưa rõ, chưa hiểu đầy đủ, cũng như chưa có ý kiến của chuyên gia hoặc của người có trách nhiệm.

- Không kéo dài buổi sinh hoạt quá giờ quy định khi thấy không cần thiết.

3. Một số phương pháp cơ bản được áp dụng trong sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật bằng phương pháp cùng tham gia:

3.1 Động não: là việc liệt kê tự do những ý tưởng, trong đó bất kỳ ý tưởng nào của ai cũng được coi là có giá trị.

a. Mục tiêu: Khuyến khích các thành viên vắt óc suy nghĩ và đưa ra càng nhiều ý tưởng càng tốt.

b. Nguyên tắc: 

- Mọi ý kiến đều được hoan nghênh, khuyến khích những ý kiến mới lạ, đặc biệt.

- Số lượng ý kiến quan trọng hơn chất lượng ý kiến. Chỉ nêu ý kiến mà không thảo luận, đánh giá ý kiến hoặc phê bình ý kiến của người khác.

- Hãy liên hệ, nối các ý kiến với nhau, không nên chú ý đến ai là tác giả của ý kiến đó vì động não là sự suy nghĩ, nỗ lực của cả nhóm.

- Khuyến khích mọi người nghĩ đến hai mặt của một vấn đề như thuận lợi- khó khăn, nhược điểm- ưu điểm.

- Thời gian động não khoảng 5-10 phút

c. Sử dụng phương pháp này khi cần: Đánh giá sự hiểu biết hoặc kinh nghiệm của thành viên về một vấn đề hoặc chủ đề mới.

- Huy động sự tập trung chú ý của các thành viên vào vấn đề cần động não. 

- Khởi động cuộc thảo luận, tạo một loạt ý tưởng có liên quan đến vấn đề khó. Tập hợp ý kiến của từng người hoặc từng nhóm.

  - Người chủ trì không được áp đặt ý kiến của mình.

d. Hình thức trình bày có thể trình bày trực quan trên thẻ bìa màu hoặc giấy A0 (hoặc trên bảng nếu điều kiện không cho phép).

- Động não bằng giấy khổ to A0:

+ Câu hỏi động não được viết trên thẻ hoặc trên bảng.

+ Người điều hành đề nghị từng thành viên nói to câu trả lời của mình, người trợ lý ghi tóm tắt câu trả lời lên giấy A0 hoặc lên thẻ. Người điều hành tóm tắt lại kết quả động não.

- Động não bằng thẻ màu:
+ Viết câu hỏi/ chủ đề cần động não một cách rõ ràng lên thẻ bìa màu.

+ Nói rõ mỗi người được viết mấy thẻ, thẻ màu gì và có hình dạng nào.

+ Dành đủ thời gian để tất cả học viên suy nghĩ trả lời câu hỏi và viết ý kiến của mình lên thẻ (5-10’)

+ Mời từng người đọc thẻ (hoặc thu, trộn đều thẻ và phát lại thẻ, yêu cầu đọc). Sau đó ghim lên bảng, nhóm thẻ và tổng kết.

+ Dán thẻ bằng hồ lên giấy khổ to A0 nếu cần lưu giữ kết quả.

e. Lưu ý: 

- Phương pháp này có hiệu quả tốt nhất với một nhóm từ 10 đến dưới 20 người. Nếu với nhóm đông hơn thì người điều hành nên chia làm các nhóm nhỏ, sau đó tập hợp các nhóm nhỏ lại để thảo luận chung.

- Động não đến vấn đề mà các thành viên đều quan tâm và có kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến chủ đề.

- Người điều hành biết khuyến khích các thành viên nêu ra ý tưởng mới, nhưng không áp đặt ý kiến của mình.

3.2 Thảo luận nhóm:
a. Khái niệm: là cuộc thảo luận giữa các thành viên trong một nhóm để cùng nhau giải quyết một vấn đề hoặc một nội dung được giao.

- Số người trong một nhóm: từ 4-7 người (nếu đông quá hoặc ít quá thì làm việc sẽ không có hiệu quả).

- Chia nhóm theo nhiều cách: điểm danh; chia nhóm theo màu thẻ; chia ngẫu nhiên hoặc theo giới/ công việc/ độ tuổi/ chức vụ….

- Thời gian làm việc nhóm: phụ thuộc vào vấn đề, nội dung phức tạp hay đơn giản, thời gian để các thành viên quen với làm việc nhóm… Tuy nhiên thường không quá 30’.

Sử dụng phương pháp này khi cần làm sáng tỏ một vấn đề hoặc cần thống nhất ý kiến chung.

b. Các bước làm việc nhóm: 

- Chuẩn bị chỗ làm việc thích hợp cho từng nhóm. Nêu rõ nhiệm vụ mà nhóm phải hoàn thành (nên trực quan nhiệm vụ trên thẻ màu, trên giấy khổ to A0), nêu rõ thời gian làm việc nhóm.

- Trong một nhóm:


+ Mỗi nhóm cử 1 nhóm trưởng, 1 thư ký.


+ Mỗi người động não và suy nghĩ về câu hỏi.


+ Lần lượt các thành viên đều cho ý kiến làm việc nhóm, thư ký tổng hợp, ghi ý kiến của nhóm.


+ Nhóm trưởng điều phối làm việc nhóm.


+ Cử 1 người lên báo cáo kết quả làm việc của nhóm.

* Lưu ý: khuyến khích, bao quát để tất cả các thành viên đều làm việc nhóm.

   3.3 Tia chớp:

Trong phương pháp này người điều hành sẽ để cho các thành viên bày tỏ cảm nghĩ hoặc quan điểm của họ thật ngắn gọn. Có thể cảm nhận qua tên gọi, tia chớp là hoạt động diễn ra rất nhanh.

Có thể dùng quả bóng để ném tới từng thành viên, ai bắt được bóng phải trả lời.

   a. Nguyên tắc:

  - Chỉ hỏi mỗi người 1 câu hỏi ngắn gọn,

  - Không ghi lại các câu trả lời hoặc bình luận,

  - Có thể đề nghị trả lời hoặc đề nghị xung phong,

b. Sử dụng để nhắc lại bài cũ, phá vỡ sức ú, có thể đặt các câu hỏi vui để thay đổi không khí lớp học.

   3.4 Phillips xyz:  

a. Khái niệm: Do một người Pháp tên là PHILLIPS sáng tạo; X là số thành viên trong nhóm, Y là thời gian làm việc nhóm, Z là số lượng ý kiến được trình bày.

b. Phương pháp này sử dụng để đa dạng hoá cách thảo luận, tạo không khí lớp học, giúp các thành viên khai thác và chia sẻ kinh nghiệm, sàng lọc được ý kiến.

c. Lưu ý: 


- Số lượng người trong nhóm từ 3- 5 người

- Thời gian từ 5- 7 phút

- Số lượng ý kiến của một nhóm: 1- 5 ý kiến

- Nội dung thảo luận ngắn, các nhóm thảo luận cùng một câu hỏi.

- Tổng hợp có thể ghi ý kiến lên bảng hoặc ghim thẻ lên bảng.

    3.5 Trò chơi: 

    a. Có 2 loại trò chơi:

    - Để giải trí, tạo bầu không khí vui vẻ.

- Để rút ra bài học: là các trò chơi có liên quan đến chủ đề bài giảng. Sau trò chơi, yêu cầu các tham dự viên nhận xét và rút ra bài học. Câu hỏi thảo luận thường là: Bạn cảm thấy thế nào khi thực hiện trò chơi này? Trong thực tế có những sự việc như vậy không? Nên làm như thế nào? Trò chơi này muốn nói lên điều gì? 

b. Trò chơi sử dụng để thay đổi không khí lớp học, không khí buổi sinh hoạt.

   - Tạo sự giao lưu, gắn bó giữa các thành viên.

   - Giảm căng thẳng, nâng cao hiệu suất học tập, tiếp thu, trao đổi.

c. Thời điểm sử dụng trò chơi: đầu giờ sinh hoạt, trước lúc chuyển sang nội dung mới hoặc khi các thành viên thấy mệt mỏi.

3.6 Văn nghệ:

a. Sử dụng phương pháp này khi khởi động, giải lao, thay đổi không khí buổi sinh hoạt.

b. Ưu điểm:

- ít tốn thời gian, dễ thực hiện.

- Ai cũng có thể tham gia.

- Tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

c. Lưu ý: Cần chọn bài hát có nội dung phù hợp chủ đề, mang tính phổ biến, thu hút nhiều người tham gia.

3.7 Chậu cá:

a. Mục tiêu: Giúp người điều hành biết quan điểm ý kiến của thành viên khác về chủ đề thảo luận.

   - Tạo cho buổi thảo luận sôi nổi, sinh động hơn.

   b. Cách thực hiện: 

- Xếp ghế của học viên thành 2 vòng tròn đồng tâm, vòng bên trong có khoảng 1/4 số ghế và có một ghế trống, vòng ngoài là số ghế còn lại. Tất cả mọi người ngồi quay mặt vào nhau.

- Người điều hành nêu rõ nhiệm vụ: chỉ người ngồi vòng trong phát biểu ý kiến, người ngồi vòng ngoài lắng nghe ý kiến thảo luận của nhóm cá và người vòng ngoài nếu muốn phát biểu ý kiến thì phải nhảy vào chiếc ghế trống để nói sau đó rút ra để dành ghế cho người khác muốn phát biểu ý kiến.

- Người điều hành nêu rõ chủ đề hoặc câu hỏi.

   - Nêu rõ thời gian thảo luận (15- 20 phút).

- Người điều hành hướng dẫn quá trình thảo luận nhóm cá bằng cách đặt câu hỏi.

- Kết thúc thảo luận, người điều hành cám ơn nhóm cá.

- Người điều hành đề nghị những người ở vòng ngoài nói xem họ đã thu nhận được những gì.

   - Người điều hành tóm tắt lại những nét chính của cuộc thảo luận.

3.8 Sắm vai:

a. Sử dụng khi muốn hình tượng hoá thông tin để người xem dễ hiểu và dễ tiếp thu hoặc khi muốn thực hành một số kỹ năng.

b. Mục tiêu: 


- Khuyến khích mọi người cùng tham gia

- Phát huy tính sáng tạo

- Thay đổi không khí buổi sinh hoạt

c. Lưu ý: Nếu áp dụng không khéo thì dễ bị cường điệu "kịch hóa"

- Vai diễn phải phù hợp với đối tượng và nội dung cần truyền đạt.

3.9 Thảo luận "ủng hộ" và "phản đối":

a. Sử dụng để phân tích các điểm mạnh và các hạn chế của một sáng kiến, một đề xuất để đi đến quyết định có nên áp dụng đề xuất này hay không.

b. Cách thực hiện: 

- Nêu một đề xuất/ sáng kiến mới cần thảo luận (trực quan bằng thẻ màu hoặc giấy khổ to)

- Xác định quan điểm của từng người là “ủng hộ” hay “phản đối” bằng cách đề nghị từng người ghi ý kiến của mình lên thẻ; người ủng hộ ghi lên thẻ màu đỏ, người phản đối ghi lên thẻ bìa xanh.

- Chia lớp thành hai nhóm ngồi đối diện, một hàng gồm những người ủng hộ, một hàng gồm những người phản đối.

- Dành thời gian 10-15’ cho mỗi nhóm thảo luận đưa ra ý kiến của nhóm mình lên thẻ màu.

- Nhóm thứ nhất cử người đọc to thẻ của nhóm mình và ghim lên bảng, tiếp theo nhóm thứ hai cử một người đọc và ghim ý kiến ngược lại với nhóm thứ nhất lên bảng; quy trình tiếp tục cho đến khi kết thúc.

- Tổng kết kết quả thảo luận.

c. Lưu ý: 

    - Chủ đề thảo luận phải thực sự có khả năng gây tranh cãi.

- Người hướng dẫn phải thường xuyên kích thích các thành viên suy nghĩ bằng cách nêu câu hỏi “tại sao”.

II. Một số kỹ năng cơ bản của người điều hành hoạt động Câu lạc bộ nông dân với pháp luật bằng phương pháp cùng tham gia:

   1. Trực quan trên thẻ màu và giấy A0: 

Khi điều hành sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật, người chủ trì nên dùng kỹ năng trực quan trên thẻ màu và giấy A0 (hoặc có thể trên bảng nếu điều kiện không cho phép) để giới thiệu một nội dung nào đó giúp các thành viên dễ nắm bắt, tiếp thu vấn đề một cách có hiệu quả.

   1.1. Lợi ích của trực quan:

- Tỷ lệ % tiếp nhận thông tin bằng 5 giác quan: 1% qua nếm, 2% qua sờ, 3% qua ngửi, 11% qua nghe, 83% qua nhìn. 

- Lợi ích của trực quan: Dễ hiểu, dễ nhớ và có thể xem lại, đọc lại.

1.2. Sử dụng vào thời điểm:

- Khi cần giới thiệu lý thuyết đầu vào với vai trò là cơ sở lý thuyết để dẫn đến các hoạt động thảo luận tiếp theo.

- Khi cần tóm tắt, tổng kết cuộc thảo luận.

1.3. Quy tắc viết thẻ màu và giấy A0:

- Chỉ viết 1 ý kiến/1 thẻ

- Chỉ viết tối đa 3 dòng/1 thẻ

- Viết bằng đầu to của bút dạ

- Viết các từ khoá, không viết cả câu dài

- Viết bằng chữ thường hoặc kết hợp chữ in hoa. Không viết chữ bay bổng.

- Dùng thẻ màu sáng.

- Nên viết ngang, không nên viết dọc thẻ.

- Các ý kiến cùng loại viết bằng một kiểu chữ trên cùng loại thẻ.

- Nên vẽ minh hoạ lên giấy A0 để sinh động, hấp dẫn, dễ nhớ hơn.

* Khi trực quan nên sử dụng các hình vẽ, tranh ảnh, bảng biểu, sơ đồ, mô hình.

2. Kỹ năng quản lý thời gian: là một kỹ năng quan trọng mà người điều hành buổi sinh hoạt phải thuần thục để có thể điều phối thời gian sinh hoạt cho từng nội dung một cách hợp lý và hiệu quả, tránh bị "cháy chương trình".

2.1 Để quản lý thời gian hợp lý, cần:

- Xác định rõ những nội dung cốt yếu của buổi sinh hoạt.

- Lên lịch, phân chia cụ thể cho từng hoạt động, từng nội dung.

- Xếp thứ tự ưu tiên từng công việc, từng nội dung.

- Ước lượng thời gian cần thiết để thực hiện từng công việc, từng nội dung

- Tập trung vào những nội dung cơ bản nhất; nếu thời gian không cho phép chủ động bỏ qua hoặc đi lướt những nội dung ít quan trọng hơn.

- Linh hoạt, để dành một ít thời gian dự phòng cho những việc đột xuất không có trong kế hoạch.

    - Giao trách nhiệm cho các thành viên rõ ràng.

2.2 Khi phải xử lý những tình huống mất nhiều thời gian hơn dự kiến, người điều hành cần:

   - Bình tĩnh, chủ động với vai trò điều phối.

- Không cắt ngang, nhưng hướng cho các thành viên tập trung vào những nội dung quan trọng.

- Tìm ra mối liên hệ giữa những ý kiến của các thành viên về vấn đề cần đề cập; nếu không có hoặc có quá ít sự liên quan thì đề nghị sẽ thảo luận vào một dịp khác.

- Nhắc lại hoặc đề nghị một thành viên nhắc lại nội dung chính của buổi sinh hoạt (để tránh đi lạc đề hoặc quá xa).

3. Kỹ năng đặt câu hỏi: 

Kỹ năng đặt câu hỏi là kỹ thuật phải đảm bảo cho việc khai thác thông tin có hiệu quả, các câu hỏi đặt ra rõ ràng, ngắn gọn, cụ thể, gợi mở được sự chia sẻ của mọi thành viên CLB nông dân với pháp luật.

- Thông thường có 2 loại câu hỏi hay được sử dụng:

+ Câu hỏi đóng: Là câu hỏi chỉ cần trả lời Có hoặc Không, Đúng hoặc Sai hoặc một câu trả lời ngắn gọn và thường được bắt đầu bằng các từ như Ai? Cái gì? ở đâu? Câu hỏi đóng giúp ta tìm hiểu một sự kiện, cho câu trả lời nhanh nhưng ít thông tin. Thường được sử dụng khi bắt đầu thảo luận một vấn đề; đưa ra quyết định cuối cùng hoặc để kết thúc một nội dung.

+ Câu hỏi mở: Là câu hỏi cần có sự phân tích, tổng hợp, đánh giá, so sánh trong câu trả lời. Thường được bắt đầu hoặc kết thúc với các cụm từ như: Ai, Như thế nào, Khi nào, Tại sao, ở đâu… Dạng câu hỏi này thu được nhiều thông tin, giúp các thành viên mở rộng được suy nghĩ.

- Có thể kết hợp một câu hỏi mở sau một câu hỏi đóng khi cần thêm thông tin.

- Một câu hỏi tốt là câu hỏi: 

+ Có mục đích rõ ràng, rõ ý muốn hỏi.

+ Ngắn gọn, dễ hiểu trong từ ngữ  và diễn đạt.

+ Giúp người trả lời định hướng và suy nghĩ hiệu quả.

+ Có tính tôn trọng người được hỏi, phù hợp với văn hoá và kinh nghiệm của họ.

4. Kỹ năng lắng nghe tích cực: 

Kỹ năng lắng nghe là khả năng tập trung chú ý cao độ tới vấn đề mà các thành viên đang trình bày, đang thể hiện qua ngôn ngữ thân thể và cảm xúc. Lắng nghe để: tìm hiểu thông tin; tìm hiểu tâm trạng, tình cảm; tìm hiểu động cơ, lý do.

* Nguyên tắc lắng nghe có hiệu quả:

	- Giữ yên lặng
	- Kiên nhẫn

	- Thể hiện rằng mình muốn nghe
	- Giữ bình tĩnh

	- Tránh phân tán 

- Thể hiện sự đồng cảm và tôn trọng.
	- Đặt câu hỏi


5. Kỹ năng tóm tắt: 

Sau khi lắng nghe, tóm tắt là một công cụ giúp người nghe đánh giá và kiểm tra lại những gì nghe được.
Tóm tắt giúp người nói, người trình bày có cơ hội nghe được những lời lẽ và suy nghĩ của mình theo một cách mới (từ góc độ của người nghe).

Kỹ năng tóm tắt là khả năng tập hợp một cách khái quát, ngắn gọn thông tin các sự kiện, cảm xúc, suy nghĩ của người nói nhưng sắp xếp và trình bày lại, giúp cho tất cả các thành viên khác đều nắm, hiểu được ý kiến của người nói. 

* Nguyên tắc tóm tắt hiệu quả: 

   - Ngắn gọn, đầy đủ và chính xác.

- Thể hiện những gì đã được nói đến hoặc được thống nhất, chứ không phải những gì mình muốn người khác nói hoặc thống nhất.

- Dừng tóm tắt khi cần thiết, không nên cố tóm tắt một lần các cuộc thảo luận dài và phức tạp.

- Yêu cầu thành viên tự tóm tắt.

- Quan sát hành vi phi ngôn ngữ của cá nhân khi bạn tóm tắt để biết xem mình có mô tả đúng những suy nghĩ của họ không.

6. Kỹ năng xử lý các ý kiến đóng góp: 

Người chủ trì buổi sinh hoạt có thể nhận được nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Vậy làm thế nào để tạo ra được một không khí thảo luận sôi nổi, hiệu quả và đạt được mục tiêu đặt ra. Điều này cũng phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng xử lý các ý kiến đóng góp của người chủ trì điều hành buổi sinh hoạt đó.

6.1  Cách ứng xử đối với câu trả lời của các thành viên:


- Đúng: Xác nhận và cám ơn.
- Đúng một phần: Nói rõ phần nào đúng và đề nghị thành viên khác bổ sung hoặc sửa đổi.

    - Sai: Cám ơn vì đã trả lời và đề nghị thành viên khác trả lời.

- Nếu không ai trả lời:  diễn đạt lại câu hỏi để mọi người hiểu rõ hơn, gợi ý câu trả lời nhưng không trả lời thay.

     6.2 Các bước xử lý ý kiến đóng góp:

     - Xem xét: xem đóng góp đó đúng hay sai, không phê phán.

     - Diễn giải: cho người khác cùng hiểu (nếu đóng góp đó đúng).

     - Yêu cầu làm rõ: Để mọi người cùng hiểu ý người đó.

   - Yêu cầu đưa ra ví dụ: dễ hiểu hơn, sinh động hơn

   - Hỏi các thành viên khác: làm rõ thêm.

   - Tóm tắt: để dễ hiểu và dễ nhớ.

* Một số ví dụ thăm dò và khích lệ các thành viên tham gia đóng góp ý kiến:

- Nào, đề nghị nói tiếp về…

- Đề nghị nói chi tiết hơn về…

- Anh/ chị nói như vậy có nghĩa là gì?

- Bạn có ví dụ nào làm rõ hơn điều đó không?

- Vâng, nhưng ở đây điều đó được áp dụng như thế nào?

7. Kỹ năng đưa và nhận phản hồi:

7.1 Phản hồi là gì? là việc đưa ra thông tin về hành vi và cách thể hiện của một cá nhân.

- Phản hồi không giống tâng bốc, không chỉ nhằm làm người khác cảm thấy hài lòng về bản thân.

- Cũng không giống phê bình, chỉ trích vì phản hồi có mục đích chân thành, giúp mọi người thực sự thay đổi hành vi của mình.

7.2 Mục đích: Phản hồi là một cách giúp người khác hiểu được ảnh hưởng hành vi của họ đối với người khác.

- Phản hồi giúp mọi người giữ hành vi của mình theo "đúng hướng đối tượng", qua đó góp phần hoàn thiện những cách ứng xử của mình.

- Vì vậy phản hồi của các thành viên và những người tham gia sinh hoạt khác sẽ giúp cho Chủ nhiệm CLB nông dân với pháp luật, với vai trò là người chủ trì buổi sinh hoạt, nhận thức được những điểm mạnh và điểm yếu của mình.

- Phản hồi là một công cụ giúp cho bạn, với vai trò là người điều hành một buổi sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật làm việc có hiệu quả đối với các thành viên trong buổi sinh hoạt.

7.3 Đưa phản hồi như thế nào?

Phản hồi chỉ có tác dụng tích cực khi áp dụng những tiêu chí nhất định. Sau đây là một số lời khuyên để đưa phản hồi mang tính xây dựng:

	- Nên cụ thể, không nên chung chung 

	- Nên mô tả, không nên phán xét

	- Hướng tới người nghe, không hướng tới người đưa ý kiến phản hồi

	- Tập trung vào cách ứng xử, không phải vào con người

	- Tập trung vào mặt tích cực, không phải vào mặt tiêu cực

	- Đưa phản hồi nhưng không áp đặt

	- Chọn thời điểm thích hợp để đưa phản hồi


Nhìn chung, không nên trì hoãn đưa phản hồi. Phản hồi sẽ có tác dụng nhiều hơn nếu đưa ngay sau khi quan sát. Sau đó người nhận phản hồi có thể nhớ lại những tình huống cụ thể.

7.4 Cách nhận phản hồi như thế nào?

Phản hồi giúp bạn biết cách người khác đánh giá hành động của bạn và tạo cho bạn cơ hội lựa chọn để thay đổi hành vi của mình. Thạm chí ngay cả khi bạn không đồng tình với ý kiến phản hồi, thì bạn cũng cần phải lắng nghe ý kiến đó và hiểu rõ ý kiến của người phản hồi.

Phản hồi cho ai đó đôi khi cũng khó khăn. Nếu bạn ghi nhớ những điều sau đây thì những người khác sẽ dễ mang đến cho bạn những ý kiến phản hồi mà bạn có thể sử dụng được:

- Tập trung, quan sát và lắng nghe: Khi người khác đang phản hồi ý kiến bạn chỉ cần nhìn thẳng vào người đó và chăm chú lắng nghe.

 - Kiểm tra: Chờ cho đến khi nhận xong phản hồi, sau đó diễn giải lại những điểm chính.

VD: Như vậy những gì bạn đã nói có nghĩa là….

- Làm sáng tỏ: đặt những câu hỏi làm sáng tỏ hoặc đề nghị đưa ví dụ minh hoạ.

VD: Tôi làm bạn buồn khi nào và như thế nào?

- Đừng tự bảo vệ: Hầu hết chúng ta đều thấy khó chấp nhận khi nghe những điều không tốt về bản thân mình. Để che giấu sự khó chịu này, chúng ta thường tự bảo vệ mình bằng cách nhanh chóng phản ứng. Tuy nhiên bạn sẽ mất đi cơ hội tự phát triển quý giá nếu bạn tự bảo vệ mình như vậy.

- Nêu những hạn chế của bạn: Nếu người đưa phản hồi tỏ ra muốn áp đảo bạn với những lời đề xuất, khuyên bảo, hoặc chỉ trích, thì bạn có thể nói rằng như thế là đủ rồi.

VD: Tôi đã nghe đủ rồi. Xin cảm ơn vì tất cả những ý kiến phản hồi quý báu của bạn từ trước tới nay.

8. Kỹ năng quan sát: 

8.1 Kỹ năng quan sát là gì? là khả năng quan sát, bao quát điệu bộ, hành vi, cử chỉ, thái độ của nhiều người, từ đó thấy được cách giao tiếp, cách ứng xử, vai trò, mối quan hệ của họ với những người xung quanh.

8.2 Mục đích: 

- Nắm bắt quá trình tiếp nhận vấn đề của các thành viên.

- Khám phá cảm nghĩ của các thành viên về vấn đề đang trao đổi hoặc các thành viên của CLB.

- Biết khi nào cần thay đổi tiến trình thảo luận (dừng, can thiệp).

- Rút kinh nghiệm cho bản thân người điều hành.

8.3 Người chủ trì cần quan sát những gì?

- Mức độ quan tâm trong từng hoạt động hoặc nội dung.

    - Mức độ tham gia của từng thành viên.

    - Mức độ hiểu sự chỉ dẫn hoặc nội dung cần trao đổi.

   - Mối quan hệ giữa các thành viên.

   - Những cảm xúc mạnh.

  * Nhờ quan sát, người điều hành có thể biết:

   - Điều chỉnh tiến trình: nhanh, chậm.

   - Điều chỉnh hoạt động: độ khó, dễ, thay đổi trọng tâm.

   - Làm rõ: đưa thêm câu hỏi hoặc thông tin.

- Tập trung vào cả quá trình: đưa thêm vấn đề cần thảo luận sâu hoặc cho các thành viên chia sẻ trong nhóm.

III. Giới thiệu một số kỹ năng cơ bản của tham vấn có thể áp dụng trong công tác hoà giải ở cơ sở.

Hoà giải ở cơ sở có tác dụng tích cực, thiết thực giúp các bên tự nguyện giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn một cách hiệu quả, nhẹ nhàng, êm thấm, có lý, có tình, vừa hạn chế, khắc phục được hậu quả đáng tiếc xảy ra, vừa giữ gìn được tình cảm gia đình, tình làng, nghĩa xóm, ngăn ngừa được các vi phạm pháp luật có thể nảy sinh từ các tranh chấp. Hoà giải ở cơ sở được thực hiện tốt sẽ góp phần giảm bớt khiếu kiện, các vụ việc phải đưa ra chính quyền hoặc Toà án giải quyết, qua đó tiết kiệm thời gian, tiền của của Nhà nước và tiền của của nhân dân.

Trong công tác hoà giải từ trước đến nay, chúng ta hay sử dụng hình thức tư vấn, nếu áp dụng hình thức tham vấn thì hiệu quả công tác hoà giải sẽ cao hơn  vì tham vấn sẽ giải quyết tận gốc của mọi mâu thuẫn, vướng mắc, giúp nông dân chia xẻ giải toả được những bức xúc, những ức chế về tâm lý và cuối cùng sẽ tự lựa chọn giải pháp giải quyết với nhau trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, thoải mái, vui vẻ, thấu lý, đạt tình.
1. Tham vấn là gì?

Tham vấn là hoạt động trợ giúp con người có mục đích rõ ràng, mang tính chuyên nghiệp nhằm giúp họ nâng cao khả năng tự tìm giải pháp đối phó với vấn đề của chính mình. 

* Phân biệt giữa tư vấn và tham vấn:

- Tư vấn là quá trình một cá nhân dựa trên hiểu biết sâu cuả mình về một lĩnh vực nào đó mà đưa ra những hướng dẫn, chỉ bảo, định hướng, lời khuyên.

- Tham vấn là hoạt động trợ giúp hội viên nông dân có mục đích rõ ràng nhằm giúp họ nâng cao khả năng tự tìm giải pháp đối phó với vấn đề của chính mình.

1.1 Tham vấn là một quá trình: trong đó diễn ra các hoạt động giao tiếp giữa nhà tham vấn (cán bộ hoà giải) để khai thác, nhận biết và thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của đối tượng để tác động làm thay đổi suy nghĩ,  cảm xúc, hành vi nhằm đạt được mục tiêu cải thiện tình trạng mâu thuẫn, vướng mắc, nhằm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của đối tượng. 

Tham vấn là một quá trình vì nó được thực hiện theo các bước, giai đoạn khác nhau có sự chuyển động và dẫn đến thay đổi. Các bước trong tham vấn thường diễn ra như sau:
    - Bước 1: Thiết lập mối quan hệ giữa nhà tham vấn và đối tượng.

- Bước 2: Thu thập thông tin và xác định vấn đề mà đối tượng gặp phải.

- Bước 3: Thống nhất mục tiêu cần đạt được giữa nhà tham vấn và đối tượng.

    - Bước 4: Tìm kiếm và thực hiện các giải pháp.

- Bước 5: Đánh giá kết quả và theo dõi hoặc lên kế hoạch tiếp theo.

1. 2 Mục đích của tham vấn: hoạt động tham vấn nhằm giúp cá nhân và gia đình:

- Giảm bớt cảm xúc tiêu cực trong hoàn cảnh khó khăn.

- Tăng cường hiểu biết về bản thân và nguồn lực của chính mình.

- Giải quyết được vấn đề tâm lý đang tồn tại.

- Nâng cao sự tự tin, biết cách đưa ra những quyết định lành mạnh và thực hiện các quyết định.

- Tăng cường khả năng ứng phó với hoàn cảnh có vấn đề trong hiện tại cũng như tương lai.

1.3 ý nghĩa của công tác tham vấn:

- Can thiệp kịp thời và phòng ngừa được những hành vi tiêu cực bột phát khi đối tượng đang trong tình trạng mất cân bằng về tâm lý và có vấn đề trong cuộc sống.

- Nâng cao khả năng hoà nhập xã hội cho cá nhân.

- Bảo vệ sức khoẻ tâm thần, nâng cao chất lượng cuộc sống.

1.4 Nguyên tắc trong hoạt động tham vấn:

- Tôn trọng đối tượng.

- Không phán xét đối tượng.

- Giành quyền tự quyết cho đối tượng.

- Đảm bảo tính bí mật.

1.5 Các loại tham vấn: 

- Tham vấn cá nhân: Là quá trình giải quyết các vấn đề được diễn ra với một cá nhân, mối quan hệ tương tác giữa cán bộ hoà giải và cá nhân đó.

- Tham vấn gia đình: Là quá trình tương tác giữa cán bộ hoà giải và gia đình nhằm giúp một hoặc nhiều thành viên trong một hoặc gia đình giải quyết những vấn đề tâm lý xã hội, những vướng mắc, bức xúc của họ.

Tham vấn gia đình tạo sự tương tác qua lại giữa các cá nhân trong gia đình và tăng cường sự liên kết trong gia đình.

- Tham vấn nhóm: là quá trình tương tác của cán bộ hoà giải với những cá nhân trong nhóm nhằm giúp họ giải quyết những vấn đề tâm lý xã hội, những mâu thuẫn, bức xúc của mỗi cá nhân, của cả nhóm và hỗ trợ họ phát triển nhân cách cũng như các mối quan hệ xã hội tích cực khác.

2. Một số kỹ năng cơ bản của tham vấn có thể áp dụng trong hoạt động hoà giải ở cơ sở:

2.1 Kỹ năng giao tiếp: 

a. Giao tiếp không lời 

* Khái niệm giao tiếp không lời và các biểu hiện của giao tiếp không lời: 

Khái niệm giao tiếp: là hoạt động tương tác qua lại giữa con người. Trong hoạt động hoà giải ở cơ sở là giao tiếp giữa cán bộ hoà giải và đối tượng (hội viên, nông dân và gia đình họ khi phát sinh mâu thuẫn) nhằm khai thác thông tin, tìm hiểu vấn đề, và tác động nhằm thay đổi suy nghĩ, nhận thức, thay đổi cảm xúc, dẫn đến thay đổi hành vi của đối tượng làm cho họ cải thiện được tình trạng của chính mình.

Trong giao tiếp, có thể thể hiện cách giao tiếp không lời hoặc bằng lời.

Giao tiếp không lời là sự giao tiếp được thể hiện thông qua các cử chỉ, điệu bộ hay cái nhìn, ánh mắt. Giao tiếp không lời cũng nói về các khía cạnh không lời của ngôn ngữ như ngữ điệu, tốc độ của giọng nói, không gian và thời gian mà giọng nói đó diễn ra và cả sự im lặng trong giao tiếp.

* Các hình thức giao tiếp không lời và cách sử dụng trong tham vấn: Tham vấn không lời được thể hiện qua:
- Các cử chỉ của cơ thể.

- ánh mắt, cái nhìn.

- Giọng nói và tốc độ.

- Không gian.

- Thời gian.

- Sự im lặng.

    b. Giao tiếp bằng lời

* Khái niệm: Giao tiếp bằng lời là sự giao tiếp thông qua sử dụng ngôn ngữ, lời nói.  

* Tác dụng của giao tiếp bằng lời: Trong tham vấn, bên cạnh các cử chỉ, động tác được sử dụng trong giao tiếp không lời, giao tiếp bằng lời sẽ giúp khai thác được những thông tin quan trọng, giúp làm rõ vấn đề và xác định kế hoạch nhằm can thiệp cải thiện tình hình của đối tượng.

c. Các kỹ năng trong giao tiếp bằng lời:

* Kỹ năng đặt câu hỏi: 

Câu hỏi rất cần thiết để bắt đầu cuộc thảo luận với cá nhân hoặc nhóm. Trong tham vấn, đặt câu hỏi ra sao để người trả lời cảm thấy thoải mái, tự nhiên, dễ chia sẻ thông tin là điều quan trọng. Sử dụng câu hỏi để gợi mở cho đối tượng chia sẻ những cảm xúc của họ bằng lời chính là một phương pháp trong giao tiếp bằng lời. Việc dùng câu hỏi đóng hay mở, sử dụng các loại câu hỏi khác nhau trong tình huống nào là phù hợp đòi hỏi người cán bộ hoà giải phải sử dụng các kỹ năng đặt câu hỏi.

Câu hỏi mở: là những câu hỏi đưa ra mà người trả lời có thể diễn giải ý nghĩ của mình hoặc sự việc theo nhiều phương án, có thể diễn giải hoặc không trực tiếp trả lời vào câu hỏi. Loại câu hỏi mở có ưu điểm là không làm cho người trả lời cảm thấy bị bắt buộc, có thể tự do giải thích về những suy nghĩ của mình, vì vậy thông tin có thể thu được đầy đủ hơn. Tuy nhiên, điều khó khăn là trong những trường hợp này, cán bộ hoà giải lại phải phân tích, tổng hợp lượng thông tin lớn mới có được thông tin cô đọng, cần thiết. Hơn nữa, nhiều khi phải định hướng, ngắt lời vì người được hỏi có thể đi xa trọng tâm, nói quanh co mà không đưa ra được những thông tin cần thiết.

Các câu hỏi mở thường được sử dụng với các từ như: “Cái gì, thế nào, ở đâu, tại sao…”. 

Câu hỏi đóng: là câu hỏi chỉ cần trả lời “Có” hoặc “Không”, “Đúng” hoặc “Sai” hoặc một câu trả lời ngắn gọn. Câu hỏi đóng có ưu điểm là tập trung vào trọng tâm, thông tin đưa ra ngắn gọn, rõ ràng. Tuy nhiên, những hạn chế khi sử dụng loại câu hỏi này là không cho phép người trả lời có cơ hội diễn giải về những gì định thể hiện.

* Kỹ năng diễn đạt lại và khuyến khích:

Diễn đạt lại là trình bày lại một cách cơ bản nhận thức của cán bộ hoà giải về những gì đối tượng vừa nói với cán bộ hoà giải.

 Diễn đạt lại thể hiện rằng cán bộ hoà giải rất lắng nghe, thấu hiểu những gì đối tượng đang trình bày.  Sự chú ý lắng nghe, tập trung hoàn toàn của cán bộ hoà giải vào những gì đối tượng nói để nắm chính xác những gì họ muốn thể hiện và diễn đạt lại đúng ý đối tượng là một điều rất quan trọng trong tham vấn.

Cách diễn đạt lại cần rất ngắn gọn, thể hiện qua những từ ngữ đơn giản vì đối tượng có thể nói dài dòng, giải thích loanh quanh về sự việc hoặc với tâm trạng rất bức xúc. Cán bộ hoà giải lắng nghe và sau đó có thể tóm tắt lại đúng với ý mà đối tượng định trình bày.

Khuyến khích: là những tác động của cán bộ hoà giải vào đối tượng nhằm làm cho đối tượng hưng phấn, hào hứng hơn trong việc thể hiện cảm xúc và duy trì sự tham gia hoặc tăng sự tích cực trong tham gia vào quá trình tham vấn.

Khuyến khích thể hiện qua các động tác giao tiếp không lời như gật đầu, hay những giao tiếp bằng lời như “Vâng, ừ, thế à, hay quá, đúng rồi, tôi hiểu” trong quá trình tham vấn. Sử dụng sự khuyến khích để khai thác vấn đề một cách sâu sắc, đầy đủ hơn. 

* Kỹ năng phản ánh cảm xúc: 

Kỹ năng diễn đạt lại phân tích ở trên đã đề cập phần nào đến kỹ năng phản ánh cảm xúc. Tuy nhiên, phản ánh cảm xúc chú trọng hơn tới khía cạnh tình cảm của vấn đề. Phản ánh cảm xúc nghĩa là nhắc lại cho đối tượng nội dung tình cảm trong lời nói hoặc thể hiện của đối tượng.
Việc sử dụng phản ánh cảm xúc giúp đối tượng xác định lại chính cảm xúc của mình được phản ánh bởi người khác và là cách cảm nhận sự thấu cảm có hiệu quả nhất. Cảm xúc thường tác động đáng kể đến hành vi của con người. Cán bộ hoà giải cần khai thác hết cảm xúc, xác định đúng cảm xúc mà đối tượng đang trải nghiệm mới có thể tác động đúng giúp đối tượng thay đổi trạng thái cảm xúc theo hướng tốt hơn và từ đó đưa ra những quyết định, có những hành vi tích cực. 

* Kỹ năng tóm tắt: 

Là việc tổng hợp lại các thông tin thu được qua từng bước tham vấn một cách ngắn gọn, rõ ràng, cô đọng nhất để chuyển sang một nội dung hay bước khác. Việc tóm tắt giúp đối tượng nhìn lại một cách rõ ràng về bản thân họ và đồng thời, giúp cán bộ hoà giải kiểm tra lại những gì họ nhận được từ đối tượng. 

Tóm tắt cũng có cách làm như diễn đạt lại nhưng được thực hiện theo thời gian dài hơn. Việc tóm tắt lại giúp sắp xếp tiến trình của sự việc lôgic, dễ hiểu và tổng hợp những thông tin, sự việc cơ bản cần tập trung trong quá trình làm việc, thấy cái gì đã có thể đi qua và cái gì cần tiếp tục thực hiện. Tóm tắt giữa chừng buổi hoà giải cũng rất có ích, đặc biệt trong trường hợp đã có quá nhiều thông tin được đưa ra. Cán bộ hoà giải trong trường hợp này cần cắt ngang lời đối tượng bằng cách nói: “Để tôi xem tôi có hiểu đúng những gì chị muốn nói từ nãy đến giờ không nhé. Chị nói rằng chị ………phải không?’’.

Tóm tắt cũng cần tiến hành vào đầu mỗi buổi hoà giải, giúp nhớ lại những gì đã kết thúc ở buổi làm việc trước để tiếp tục chủ đề trước hoặc chuyển sang chủ đề mới. Sử dụng tóm tắt một cách đúng lúc, đúng chỗ sẽ giúp cả cán bộ hoà giải và đối tượng xem xét vấn đề một cách đầy đủ, tập trung và cũng giúp kịp thời điều chỉnh những gì còn chưa chính xác trong thông tin giữa hai bên trong giao tiếp. 

Cách thực hiện tóm tắt có thể thông qua các câu:

- Khi bắt đầu cuộc làm việc mới: “Tôi nghĩ chúng ta cần gặp nhau về việc…”

- Khi bắt đầu làm việc nhưng là tiếp tục lần trước: “Lần trước gặp nhau chúng ta đã nói về…”

- Làm rõ những gì đang diễn ra, đặc biệt khi câu chuyện có quá nhiều vấn đề được đề cập tới một cách liên tục: “Chúng ta có thể dừng lại một chút để xem lại những gì đã nói được không?

- Thể hiện sự tiếp nối của câu chuyện: “Chúng ta đang nói về...”

- Tổng hợp lại vấn đề sau toàn bộ cuộc làm việc: “Hôm nay chúng ta đã nói về...”

- Xâu chuỗi các nội dung qua nhiều cuộc làm việc: “Những lần trước, chúng ta đã bàn về... hôm nay, chúng ta sẽ...”

2.2 Một số kỹ năng tham vấn khác:

* Kỹ năng thấu cảm: là khả năng đặt mình vào vị trí của đối tượng để hiểu được suy nghĩ, hành vi của họ. Giúp nhà tham vấn tạo lập được mối quan hệ tốt với đối tượng trong suốt quá trình tham vấn.

* Kỹ năng phản hồi: là phản ánh, phản chiếu lại những hành vi, suy nghĩ, cảm xúc của đối tượng bằng những hành vi, cử chỉ, lời nói của nhà tham vấn làm cho đối tượng hiểu được, thấy được hành vi mà họ vừa thực hiện hoặc cảm xúc, suy nghĩ mà họ vừa nói.

* Kỹ năng đối chất: là kỹ năng chỉ ra cho đối tượng những điểm không thống nhất trong lời nói, hành vi biểu hiện ra ngoài với những cảm xúc thật bên trong (dùng những câu “nhưng”, “sao”…)

* Kỹ năng quan sát: là khả năng quan sát, bao quát điệu bộ, hành vi, cử chỉ, thái độ của nhiều người, từ đó thấy được cách giao tiếp, cách ứng xử, vai trò, mối quan hệ của họ với những người xung quanh.

* Kỹ năng điều phối: là khả năng thiết lập mối quan hệ thân thiết, tin tưởng với những người đến tham vấn và tìm được người chi phối các quan hệ giữa các thành viên, khi có nhiều ý kiến mâu thuẫn biết cách điều chỉnh, xoa dịu mâu thuẫn.
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